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4.1. Giới thiệu 

Đối với nhiều ứng dụng thực tế, một vật liệu có thể được lý tưởng hóa và 
được giả định có hiệu ứng biến cứng có thể bỏ qua, nghĩa là, biểu đồ ứng 
suất−biến dạng đơn trục của nó vượt qua điểm chảy có thể được xấp xỉ 
bởi đường thẳng nằm ngang, với mức ứng suất hằng σ0 (hình 4.1a). Do 
đó, biến dạng dẻo được giả định là xảy ra dưới ứng suất chảy hằng. Ứng 
xử này được gọi là ứng xử chảy dẻo một cách hoàn hảo hay ứng xử chảy 
dẻo lý tưởng. 

Sự lý tưởng hóa chảy dẻo một cách hoàn hảo có thể dẫn đến sự đơn giản 
hóa mạnh mẽ trong việc phân tích bài toán kết cấu phức tạp. Cụ thể, 
đối với vật liệu chảy dẻo lý tưởng, những định lý giới hạn trên và dưới 
đầy hiệu lực của phép phân tích giới hạn có thể được thiết lập, từ đó các 
phương pháp đơn giản, trực tiếp, và hiện thực đối với việc ước lượng khả 
năng mang tải của các cấu trúc theo phương cách trực tiếp có thể được 
khai triển. Các lý thuyết giới hạn này và những ứng dụng của chúng cho 
các bài toán kỹ thuật kết cấu sẽ được bàn đến trong các tài liệu riêng. 
Chương này chỉ đề cập đến các quan hệ ứng suất−biến dạng của vật liệu 
chảy dẻo lý tưởng. 

Quan hệ ứng suất−biến dạng trong trường hợp đơn trục như được biểu 
diễn trong hình 4.1a thì khá đơn giản. Tuy nhiên, ứng xử tổng quát của 
vật liệu dưới một trạng thái ứng suất phức tạp thì không dễ hiểu, bởi vì 
nó bao gồm sáu thành phần ứng suất và sáu thành phần biến dạng. Do 
đó, vấn đề nảy sinh ra là làm thế nào từ các mối quan hệ ứng suất−biến 
dạng đơn giản được khảo sát từ thí nghiệm ứng suất đơn trục có thể 
được tổng quát hóa để dự đoán ứng xử của vật liệu dưới trạng thái ứng 
suất tổ hợp bất kỳ. 

Chương này được chia thành ba phần. Phần đầu, từ mục 4.2 đến 4.6, 
được dành hết cho lý thuyết biến dạng dẻo kinh điển. Các khái niệm cơ 
bản của quy luật chảy và tính lồi, tính pháp tuyến, và tính đơn nhất đối 
với các vật liệu đàn−dẻo lý tưởng được bàn luận một cách chi tiết. Phần 
hai, mục 4.7, cung cấp một thí dụ đơn giản và giới thiệu một số đặc tính 
của ứng xử đàn−dẻo kết cấu. Phần cuối, từ mục 4.8 đến 4.11, đề cập đến 
các quan hệ cơ sở đối với các vật liệu đàn−dẻo lý tưởng. Các dạng riêng 
biệt của các quan hệ ứng suất−biến dạng gia số đối với các mô hình vật 
liệu khác nhau cũng được giới thiệu trong phần này. 
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4.1.1. Giới hạn đàn hồi và hàm chảy 

Sự tổng quát hóa của giới hạn đàn hồi đã được bàn luận trước đây trong 
chương hai, nơi mà giới hạn đàn hồi của vật liệu dưới tất cả các tổ hợp 
có thể của ứng suất đã được định nghĩa như là một hàm chảy theo ứng 
suất σij dưới dạng 

 f(σij) = F(σij) − k = 0       (4.1) 

Ý nghĩa của hàm chảy này có thể được hiểu tốt nhất theo cách hình học 
như là một bề mặt trong không gian ứng suất. Đối với vật liệu chảy dẻo 
lý tưởng, hàm chảy được giả thiết giữ không đổi. Do đó, thông số k 
trong phương trình (4.1) là hằng số, và bề mặt chảy được giữ cố định 
trong không gian ứng suất (hình 4.1b). 

4.1.2. Tiêu chuẩn đặt tải và cất (dỡ) tải 

Biến dạng dẻo xảy ra với điều kiện là điểm ứng suất ở trên bề mặt 
chảy. Để duy trì chảy dẻo, trạng thái ứng suất phải giữ nguyên trên bề 
mặt chảy. Điều kiện này được gọi là “đặt tải”. Trái lại, trạng thái ứng 
suất phải giảm dưới bề mặt chảy; trong trường hợp này, không có biến 
dạng dẻo xảy ra nữa và tất cả các biến dạng gia tăng là đàn hồi. Điều 
kiện này được gọi là “cất (dỡ) tải”. 

σ 

σ0 

ε
Cất tải

Đặt tải

(a) 

(b)

σij 

σij

dσij, đặt tải 

dσij, cất tải 

Đàn hồi
F(σij) < k

Bề mặt chảy 
F(σij) = k 

Hình 4.1. Một vật liệu đàn−dẻo lý tưởng. (a) Quan hệ 
ứng suất − biến dạng đơn trục; (b) sự biểu diễn hình học 

của bề mặt chảy và tiêu chuẩn đặt tải và cất tải.
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Khái niệm về đặt tải và cất tải đối với trạng thái ứng suất phức tạp 
được hiểu rõ nhất khi f được xem như là một bề mặt và σij và dσij như là 
vector ứng suất và vector gia số ứng suất trong không gian ứng suất 
(hình 4.1b). Thí dụ, khảo sát một phân tố vật liệu trong trạng thái chảy 
dẻo, được đặt trưng bởi vector σij. Nếu ta thêm vào trạng thái ứng suất 
hiện hành σij một gia số ứng suất vô cùng bé dσij (đặt tải bổ sung). Ứng 
suất bổ sung này sẽ gây ra biến dạng dẻo nữa hay không? Đối với vật 
liệu chảy dẻo lý tưởng, điểm ứng suất không thể di chuyển ra bên ngoài 
bề mặt chảy. Chảy dẻo có thể xảy ra chỉ khi điểm ứng suất ở trên bề 
mặt chảy, và, do đó, việc đặt tải bổ sung dσij phải di chuyển dọc theo 
phương tiếp tuyến của bề mặt chảy. Vì thế, điều kiện cho sự tiếp tục 
chảy dẻo, hay tiêu chuẩn đặt tải, là 

 f(σij, k) = 0 và ij
ij

fdf d 0∂
= σ =
∂σ

    (4.2) 

và tiêu chuẩn cho sự cất tải là 

 f(σij, k) = 0 và ij
ij

fdf d 0∂
= σ <
∂σ

    (4.3) 

Như vậy, hàm chảy f(σij) cũng phục vụ như là tiêu chuẩn đặt tải để biến 
dạng dẻo tiếp tục, hay như là tiêu chuẩn cất tải để biến dạng đàn hồi. 
Hàm hoặc bề mặt chảy f(σij) cũng được gọi là hàm hoặc bề mặt đặt tải. 

4.1.3. Tensor gia số biến dạng đàn hồi và tensor gia số biến dạng 
dẻo 

Do độ lớn của biến dạng dẻo p
ijε  không bị giới hạn trong quá trình chảy 

dẻo, do đó, ta phải suy nghĩ về mặt các suất biến dạng ijε&  hay các thay 

đổi biến dạng vô cùng bé, hoặc các gia số biến dạng, dεij. Tensor gia số 
biến dạng tổng được giả thiết là tổng của tensor gia số biến dạng đàn 
hồi và tensor gia số biến dạng dẻo: 

 e p
ij ij ijd d dε = ε + ε         (4.4) 

Vì định luật Hooke hay mô hình đàn hồi phi tuyến bất kỳ khác (xem 
chương 3) có thể được giả định để cung cấp mối quan hệ cần thiết các 
thay đổi ứng suất gia số và biến dạng đàn, quan hệ ứng suất−biến dạng 
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đối với vật liệu chảy dẻo quy về một quan hệ bao gồm trạng thái hiện 
hành và các thay đổi gia số của ứng suất và biến dạng dẻo. Mối quan hệ 
mới này đối với vật liệu chảy dẻo lý tưởng sẽ thu được một cách chi tiết 
trong chương này. 

4.2. Thế năng chảy dẻo và định luật chảy 

Định luật chảy là sự giả định động học cần thiết được quy định cho biến 
dạng dẻo hay chảy dẻo. Nó đưa ra tỷ số hay các độ lớn tương đối của các 
thành phần của tensor gia số biến dạng dẻo p

ijdε . Do gia số p
ijdε  có thể 

được biểu diễn theo cách hình học bởi một vector với chín thành phần 
trong không gian biến dạng, như được biểu diễn trong hình 4.2, do đó, 
định luật chảy cũng định nghĩa hướng của vector gia số biến dạng dẻo 

p
ijdε  trong không gian biến dạng. 

 

Chúng ta đã thấy trong chương 3 rằng biến dạng đàn hồi có thể thu 
được một cách trực tiếp bằng cách lấy vi phân hàm thế năng đàn hồi 
hay hàm mật độ năng lượng bù đối với các ứng suất σij [xem phương 
trình (3.118)]. Năm 1928, von Mises đã đề nghị khái niệm tương tự của 
hàm thế năng dẻo, nó là hàm vô hướng của các ứng suất, g(σij). Thế thì 
các phương trình chảy dẻo có thể được viết dưới dạng 

 p
ij

ij

gd d ∂
ε = λ

∂σ
        (4.5) 

Hình 4.2. Sự minh họa hình học của định luật chảy kết hợp. 

Góc

a

b 

c 

Phẳng
Trơn

Thế năng dẻo
g(σij) = f(σij) = const 

σij, p
ijε  

p
ijdε

d

a
ijσ

b
ijσ

c
ijσ

p
ijdε  

p
ijdε  

p
ij

ij

fd ∂
ε = λ

∂σ
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ở đây dλ là hệ số vô hướng dương của tính tỷ lệ, nó khác không chỉ khi 
chảy dẻo xảy ra. Phương trình g(σij) = constant định nghĩa một bề mặt 
(siêu bề mặt) của thế năng dẻo trong không gian ứng suất chín chiều. 
Các cosine chỉ phương của vector pháp với bề mặt này ở điểm σij trên bề 
mặt thì tỷ lệ với độ dốc ∂g/∂σij. Quan hệ (4.5) hàm ý rằng vector chảy 
dẻo p

ijdε , nếu được vẽ như một vector tự do trong không gian ứng suất, 

được hướng theo pháp tuyến của bề mặt thế năng dẻo (hình 4.2). 

Tầm quan trọng đặc biệt là trường hợp đơn giản nhất khi hàm chảy và 
hàm thế năng dẻo trùng nhau, f = g. Do đó, 

 p
ij

ij

fd d ∂
ε = λ

∂σ
        (4.6) 

và chảy dẻo tiến triển theo phương pháp tuyến của bề mặt chảy ∂f/∂σij 
(xem hình 4.2). Phương trình (4.6) được gọi là định luật chảy kết hợp bởi 
vì chảy dẻo được kết nối hay liên kết với tiêu chuẩn chảy, trong khi 
quan hệ (4.5) với f ≠ g được gọi là định luật chảy không kết hợp. 

von Mises đã dùng định luật chảy kết hợp cho sự khai triển các quan hệ 
ứng suất−biến dạng đối với các kim loại. Như sau này sẽ được chỉ rõ 
rằng (1) định luật chảy kết hợp (4.6) phù hợp với các vật liệu chảy dẻo 
không thuận nghịch nơi mà công được tiêu tốn trong biến dạng dẻo 
không thể được phục hồi; (2) định luật ứng suất−biến dạng của vật liệu 
được dựa trên định luật chảy kết hợp sẽ đưa đến lời giải duy nhất cho 
bài toán trị biên; và (3) định luật chảy kết hợp làm cho nó có thể và 
thuận tiện để trình bày rõ ràng những sự tổng quát hóa khác nhau của 
các phương trình chảy dẻo bằng cách khảo sát các bề mặt chảy và đặt 
tải có dạng phức tạp hơn. 

4.3. Định luật chảy kết hợp với hàm chảy von Mises 

Bây giờ ta lấy hàm chảy von Mises 

 f(σij) = J2 − k2 = 0       (4.7) 

như là thế năng dẻo. Thế thì định luật chảy có dạng đơn giản: 

 p
ij ij

ij

fd d d s∂
ε = λ = λ

∂σ
       (4.8) 
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ở đây sij là tensor ứng suất lệch và dλ là hệ số của sự tỷ lệ với giá trị 

 
2 2

2 2 2
2

2 2

0 ở nơi có J k hay J k , nhưng dJ 0
d

0 ở nơi có J k và dJ 0

⎧= < = <⎪λ ⎨
> = =⎪⎩

 

Phương trình (4.8) cũng có thể được biểu diễn theo những thành phần 
của các gia số biến dạng và các ứng suất như 

 
p p pp pp
y yz xyx zxz

x y z yz zx xy

d d dd dd d
s s s 2 2 2

ε γ γε γε
= = = = = = λ

τ τ τ
    (4.9) 

 

Các quan hệ (4.9) được biết như là các phương trình Prandtl−Reuss. 
Chính Prandtl, vào năm 1924, đã mở rộng các phương trình Levy−von 
Mises [xem phương trình (4.15)] và là người đầu tiên đã đề nghị quan hệ 
ứng suất−biến dạng trong trường hợp biến dạng phẳng đối với vật liệu 
đàn−dẻo lý tưởng. Reuss, vào năm 1930, đã mở rộng các phương trình 
của Prandtl cho trường hợp ba chiều và đưa ra dạng tổng quát của 
phương trình (4.9). 

Mối quan hệ giữa gia số biến dạng dẻo p
ijdε  và hàm chảy von Mises f = 

J2 như được cho bởi các phương trình (4.8) hay (4.9), hoặc định luật chảy 

τoct, p
octdγ  

σoct, p
octdε

p
ijdε  

σij 

O 

(a) Mặt phẳng thủy tĩnh

O

σ1, p
1dε

σ2, p
2dε σ3, p

3dε  

sij

p
ij ijd sε = λ  

f(σij) = k 

°

(b) Mặt phẳng lệch 

Hình 4.3. Định luật chảy được kết hợp với hàm chảy von Mises. 



Lý thuyết dẻo kỹ thuật 

 8 

được kết hợp với điều kiện chảy von Mises có thể được biểu thị bằng đồ 
họa trong không gian ứng suất chính ba chiều. Tuy nhiên, hình ba chiều 
khó vẽ và thay cho việc này tốt nhất biểu thị hình bằng mặt cắt trên 
mặt phẳng thủy tĩnh và bằng mặt cắt trên mặt phẳng lệch của bề mặt 
ba chiều như trong hình 4.3. Pháp tuyến của bề mặt chảy như được nhìn 
dọc theo trục thủy tĩnh là một đường hướng kính (hình 4.3b) song song 
với mặt phẳng π. Do đó, hướng của nó song song với hướng của hình 
chiếu của vector ứng suất thích hợp σij trên mặt phẳng π, dĩ nhiên, hình 
chiếu này là vector thành phần ứng suất lệch sij của vector ứng suất σij. 

Phương trình (4.8) hay (4.9) phát biểu rằng một gia số nhỏ của biến 
dạng dẻo p

ijdε  chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện hành của ứng suất lệch 

sij, chứ không phụ thuộc vào gia số ứng suất dσij được yêu cầu để duy trì 
chảy dẻo. Ngoài ra, các trục chính của ứng suất σij hay sij và gia số biến 
dạng dẻo p

ijdε  trùng nhau. Chú ý rằng các phương trình này chỉ trình 

bày về tỷ số hoặc các độ lớn tương đối của các thành phần trong tensor 
gia số biến dạng dẻo; chúng không cung cấp thông tin trực tiếp về độ 
lớn tuyệt đối của nó. 

Theo phương trình (4.8), Không có biến thể tích dẻo; nghĩa là, 

 p
ii iid d s 0ε = λ =                 (4.10) 

Điều này cũng có thể được thấy trong hình 4.3a nơi mà vector gia số 
biến dạng dẻo p

ijdε  vuông góc với trục thủy tĩnh, và do đó, thành phần 

biến dạng thủy tĩnh, p
octdε  bằng zero. 

Gia số biến dạng tổng dεij là tổng của các gia số biến dạng đàn hồi và 
dẻo (hình 4.4). Nếu định luật Hooke [các phương trình (3.84) hay (3.96)] 
được ứng dụng cho thành phần biến dạng đàn hồi e

ijdε  và định luật chảy 

[phương trình (4.8)] cho thành phần biến dạng dẻo p
ijdε , ta có 

 ijkk
ij ij kk ij ij ij ij

dsd1d d d d s d s
E E 9K 2G

σ+ ν ν
ε = σ − σ δ + λ = δ + + λ           (4.11) 

Phương trình (4.11) cũng có thể được tách thành các biểu thức gia số 
biến dạng thể tích và lệch hay trượt dưới các dạng 
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 ii kk
1d d
3K

ε = σ  

 ij ij ij
1de ds d s
2G

= + λ                (4.12) 

Trong các ứng dụng thực tế, ta khai triển phương trình (4.11) một cách 
rõ ràng theo các thành phần ứng suất và biến dạng, bằng ba phương 
trình đối với các gia số biến dạng pháp dưới dạng: 

 ( ) ( )x x y z x y z
1 2 1d d d d d
E 3 2

⎡ ⎤⎡ ⎤ε = σ − ν σ + σ + λ σ − σ + σ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦
, …   (4.13) 

và ba phương trình đối với các gia số biến dạng trượt dưới dạng: 

 yz yz yz
1d d 2d
G

γ = τ + λτ , …              (4.14) 

Trong những bài toán chảy dẻo lớn, biến dạng đàn hồi có thể được bỏ 
qua. Trong trường hợp như thế, vật liệu có thể được lý tưởng hóa như 
vật liệu cứng−dẻo lý tưởng, và gia số biến dạng tổng dεij bằng với gia số 
biến dạng dẻo p

ijdε . Các quan hệ ứng suất−biến dạng đối với vật liệu như 

thế có thể được viết như 

 dεij = dλsij  

hay 

 y yz xyx zxz

x y z yz zx xy

d d dd dd d
s s s 2 2 2

ε γ γε γε
= = = = = = λ

τ τ τ
            (4.15) 

trong đó các chỉ số trên, p, của các phương trình (4.8) và (4.9) đã được bỏ 
đi. Các phương trình (4.15) được biết như là các phương trình Levy−von 
Mises. Trong sự tiến triển lịch sử của chúng, chính St. Venant, vào năm 
1870, là người đầu tiên đã đề nghị rằng các trục chính của gia số biến 
dạng trùng với các trục chính ứng suất. Các quan hệ ứng suất−biến dạng 
tổng quát này đã thu được  sau này bởi Levy vào năm 1871 và một cách 
độc lập bởi von Mises vào năm 1913. 
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Khai triển quan hệ Levy−von Mises theo các thành phần ứng suất sẽ 
dẫn đến ba phương trình đối với các gia số biến dạng dẻo pháp dưới 
dạng 

 ( )x x y z
2 1d d
3 2

⎡ ⎤ε = λ σ − σ + σ⎢ ⎥⎣ ⎦
, …             (4.16) 

và ba phương trình đối với các gia số biến dạng dẻo trượt dưới dạng 

 dγyz = 2τyzdλ, …                (4.17) 

4.4. Định luật chảy kết hợp với hàm chảy Tresca 

 

Bây giờ lấy hàm chảy Tresca như là thế năng chảy dẻo, trong không 
gian ứng suất chính nó là hình lăng trụ lục giác thẳng gồm có sáu mặt 
phẳng. Mặt cắt lệch của hình lăng trụ được biểu diễn trong hình 4.4a. 
Giả sử rằng thứ tự độ lớn của các ứng suất chính là σ1 > σ2 > σ3; thế thì 
ta có thể viết hàm chảy tương ứng hay hàm thế năng chảy dưới dạng 

 f = F(σij) − 2k = σ1 − σ3 − 2k = 0              (4.18) 

Theo định luật chảy kết hợp, các gia số biến dạng dẻo chính, p
1dε , p

2dε , 
p
3dε , thỏa các quan hệ sau: 

Hình 4.4. Định luật chảy kết hợp với hàm chảy Tresca. (a) Tính pháp tuyến 
của vector gia số biến dạng dẻo; (b) đỉnh A như là giới hạn của bề mặt trơn. 

A
σ1 − σ3 = 2k σ1 − σ2 = 2k 

(b)

(a)

O

A

σ3 − σ1 = 2kσ2 − σ1 = 2k 

σ2 − σ3 = 2k 

σ1 − σ3 = 2k 
σ1 − σ2 = 2k

σ3 − σ2 = 2k

σ3, p
3dεσ2, p

2dε  

σ1, p
1dε

p
ijdε  

B 
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p
1

1

p
2

2

p
3

3

fd d d

fd d 0

fd d d

∂
ε = λ = λ

∂σ

∂
ε = λ =

∂σ

∂
ε = λ = − λ

∂σ

 

hay, trong dạng cô đọng hơn, 

 ( ) ( )p p p
1 2 3d ,d ,d d 1,0, 1 , d 0ε ε ε = λ − λ ≥              (4.19) 

Những kết quả tương tự có thể thu được đối với năm tổ hợp có thể của 
các thứ tự giá trị đại số của các ứng suất chính σ1, σ2, và σ3. 

Do đó, các gia số biến dạng dẻo có thể được minh họa bằng hình học 
trong không gian gia số ứng suất chính/biến dạng chính tổ hợp như được 
biểu diễn trong hình 4.4a. Có thể thấy rằng bất kỳ điểm nào trên mặt 
phẳng AB, nơi có σ1 > σ2 > σ3, các hướng của các gia số biến dạng dẻo 
thì song song với nhau và vuông góc với mặt phẳng AB của lục giác 
Tresca. Các mối quan hệ tương tự có thể được trình bày  đối với những 
mặt phẳng khác của lục giác. 

Trong trường hợp đặc biệt nơi mà, thí dụ, σ1 > σ2 = σ3, tình huống sẽ rắc 
rối hơn, bởi vì ứng suất tiếp cực đại bằng với giá trị chảy k không chỉ 
trên những mặt phẳng trượt 450 song song trục chính thứ hai x2 mà còn 
trên những mặt phẳng trượt 450 song song trục chính thứ ba x3. Do đó, 
ta có quyền giả định rằng sự trượt có thể xảy ra dọc một hay hai mặt 
phẳng trượt cực đại có thể: 

(i) σmax = σ1, σmin = σ3 

 ( ) ( )p p p
1 2 3d ,d ,d d 1,0, 1ε ε ε = λ − , đối với dλ ≥ 0 

(ii) σmax = σ1, σmin = σ2 

 ( ) ( )p p p
1 2 3d ,d ,d d 1, 1,0ε ε ε = μ − , đối với dμ ≥ 0 

Trong trường hợp này, ta sẽ giả định rằng vector gia số biến dạng dẻo 
sinh ra là tở hợp tuyến tính của hai gia số được cho ở trên, nghĩa là, 
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 ( ) ( ) ( )p p p
1 2 3d ,d ,d d 1,0, 1 d 1, 1,0ε ε ε = λ − + μ − , đối với dλ ≥ 0, dμ ≥ 0 (4.20) 

Tình huống này tương đương với trường hợp đặc biệt nơi mà trạng thái 
ứng suất hiện hành σij nằm trên đỉnh của lục giác. Như vậy, vector gia 
số biến dạng dẻo phải nằm giữa hai phương pháp tuyến với hai cạnh kề 
nhau của lục giác (hình 4.4a). Đỉnh này hoặc điểm suy biến ổ bề mặt thế 
năng cũng có thể được xem như là một trường hợp giới hạn của bề mặt 
trơn ở điểm góc này (hình 4.4b). 

Tổng quát, ở điểm suy biến nơi giao nhau của một vài bề mặt chảy trơn, 
các gia số biến dạng có thể được biểu diễn một cách tổng quát như là 
một tổ hợp tuyến tính của những gia số được cho bởi các pháp tuyến của 
các bề mặt tương ứng giao nhau ở điểm, nghĩa là, 

 
n

p k
ij k

ijk 1

fd d
=

∂
ε = λ

∂σ∑                (4.21) 

Như vậy, ở đỉnh, phương của vector gia số biến dạng không thể được xác 
định một cách duy nhất. Hơn nữa, nếu bề mặt chảy chứa một phần 
phẳng (hình 4.2 hay 4.4a), cũng không tồn tại mối quan hệ duy nhất 
giữa gia số ứng suất và biến dạng. Tổng quát, sự tương ứng giữa vector 
gia số biến dạng dẻo p

ijdε  và vector ứng suất σij không luôn là mối quan 

hệ một−một. Tuy nhiên, ta có thể thấy trong thí dụ dưới đây công dẻo 
gia số dWp đã được thực hiện hay suất tiêu tốn năng lượng luôn được xác 
định một cách duy nhất bởi độ lớn của suất biến dạng dẻo như được cho 
bởi 

 p p p p
p 1 1 2 2 3 3dW d d d 2kmax d= σ ε + σ ε + σ ε = ε             (4.22) 

ở đây max⏐dεp⏐ ký hiệu giá trị tuyệt đối cực đại của thành phần chính 
của vector gia số biến dạng dẻo. 

4.5. Định luật chảy kết hợp với hàm chảy Mohr−Coulomb 

Trong những ứng dụng của phân tích giới hạn, một số vật liệu như bê 
tông hay đất được lý tưởng hóa  như là những vật liệu đàn−dẻo lý tưởng 
tuân theo tiêu chuẩn chảy Mohr−Coulomb. Bề mặt chảy Mohr−Coulomb 
là hình chóp lục giác không đều. Các mặt cắt lệch của nó là những lục 
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giác không đều như được biểu diễn trong hình 4.5. Hàm chảy có dạng 
như sau [xem phương trình (2.174)]: 

 1 3
1 sin 1 sin 1
2ccos 2ccos
+ φ − φ

σ − σ =
φ φ

              (4.26) 

ở đây φ là góc ma sát nội và c là lực cố kết. Phương trình (4.26) cũng có 
thể được viết trong dạng nén như [xem phương trình (2.179)] 

 mσ1 − σ3 = f’c đối với σ1 ≥ σ2 ≥ σ3             (4.27) 

ở đây f’c là độ bền nén đơn trục và m là hệ số độ bền giữa f’c và f’t, f’t là 
độ bền kéo đơn trục (xem mục 2.3.3). Để thu được biểu thức cho gia số 
biến dạng dẻo ( )p p p

1 2 3d ,d ,dε ε ε , ba trường hợp sau đây phải được khảo sát 

một cách tách biệt. 

Trường hợp 1. Điểm ứng suất chảy nằm trên mặt phẳng bề mặt của 
hình chóp, thí dụ, trên mặt AB (hình 4.5), ở đây σ1 > σ2 > σ3 và phương 
trình (4.27) có hiệu lực. Theo định luật chảy kết hợp, ta có các gia số 
biến dạng dẻo như sau: 

 p p p
1 1 3d md , d 0, d dε = λ ε = ε = − λ  đối với dλ ≥ 0           (4.28) 

 

σ3σ2 

σ1

A

B

dλ4(-1,0,m)dλ5(-1,m,0)

dλ3(0,-1,m) 

dλ2(m,-1,0)dλ1(m,0,-1)

dλ6(0,m,-1) 

Hình 4.5. Định luật chảy được kết hợp với bề mặt chảy Mohr−Coulomb. 
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hay, dưới dạng nén, 

 ( ) ( )p p p
1 2 3d ,d ,d d m,0, 1ε ε ε = λ − , đối với dλ ≥ 0            (4.29) 

Những kết quả tương tự có thể thu được đối với năm thứ tự đại số khác 
có thể của các ứng suất chính σ1, σ2, và σ3. Những kết quả này được tóm 
tắt và được biểu thị bằng đồ họa trong hình 4.5. 

Chú ý rằng gia số biến dạng thể tích dẻo là 

 ( )p p p p
v 1 2 3d d d d d m 1ε = ε + ε + ε = λ −              (4.30) 

Do m = f’c/f’t ≥ 1, nó dẫn đến mô hình vật liệu Mohr−Coulomb với tiêu 
chuẩn chảy kết hợp luôn dự đoán sự giãn nở thể tích trừ trong trường 
hợp đặc biệt m =1, nó rút về trường hợp của mô hình vật liệu Tresca. 

Từ phương trình (4.30), ta có thể tách tổng của các gia số biến dạng dẻo 
chính thành hai phần: thành phần nén 

 p
cd dε = λ∑                 (4.31) 

và thành phần kéo 

 p
td mdε = λ∑                 (4.32) 

Một sự tách rời như thế cũng có thể được thực hiện đối với năm mặt 
phẳng khác của hình chóp. Do đó ta có 

 
p
t
p
c

d m
d
ε

=
ε

∑
∑

                (4.33) 

và 

 p p p
v t cd d dε = ε − ε∑ ∑                (4.34) 

Bây giờ, ta khảo sát thêm gia số công dẻo dWp. Theo định nghĩa, ta có 

 ( )p p p
p 1 1 2 2 3 3 1 3dW d d d m d= σ ε + σ ε + σ ε = σ − σ λ             (4.35) 
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Bằng cách dùng các phương trình (4.27) và (4.31), phương trình (4.35) 
trở thành 

 p
p c cdW f d′= ε∑                 (4.36) 

hoặc 

 pc
p t

fdW d
m
′

= ε∑                 (4.37) 

Trường hợp 2. Điểm ứng suất chảy nằm trên các mép của hình chóp, thí 
dụ, dọc theo mép A (hình 4.5), ở đây σ1 > σ2 = σ3 và hai bề mặt 

 mσ1 − σ3 = f’c  

và 

 mσ1 − σ2 = f’c  

giao nhau. Trong trường hợp này, phương trình (4.21) có thể được áp 
dụng. Do đó, các gia số biến dạng dẻo tương ứng được biểu diễn như 

 
( ) ( ) ( )

( )

p p p
1 2 3 1 2

1 2 2 1

d ,d ,d d m,0, 1 d m, 1,0

d d m, d , d

ε ε ε = λ − + λ −

⎡ ⎤= λ + λ − λ − λ⎣ ⎦
            (4.38) 

Vector biến dạng này nằm giữa các phương pháp tuyến với hai bề mặt 
kề nhau. Các quan hệ tương tự có thể thu được đối với năm cạnh khác. 

Sự thay đổi thể tích dẻo thu được từ phương trình (4.38) như 

 ( ) ( )p
v 1 2 1 2d m d d d dε = λ + λ − λ + λ  

nó là tổng của hai phần: phần nén 

 p
c 1 2d d dε = λ + λ∑  

và phần kéo 

 ( )p
t 1 2d m d dε = λ + λ∑  
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và chúng ta có thể thấy rằng 

 p p p
v t cd d dε = ε − ε∑ ∑                (4.39) 

Ta có thể thấy rằng p
vd 0ε >  đối với m > 1, và rằng các phương trình 

(4.33) và (4.34) vẫn còn giá trị. Bằng phép vi phân tương tự như phương 
trình (4.35), ta có thể thu được biểu thức gia số công dẻo dWp trong dạng 
như sau: 

 
( ) ( )
( )

p 1 3 1 1 2 2

p
c 1 2 c c

dW m d m d

f d d f d

= σ − σ λ + σ − σ λ

′ ′= λ + λ = ε∑
             (4.40) 

Trường hợp 3. Điểm ứng suất chảy trùng với đỉnh của hình chóp, nơi sáu 
bề mặt giao nhau. Theo thủ tục tương tự, một biểu thức tương tự với 
phương trình (4.38) đối với biến dạng dẻo p

idε  có thể thu được. Chúng ta 
cũng có thể chỉ ra rằng các phương trình (4.34) và (4.36) vẫn còn giá trị. 

4.6. Tính trực giao, tính lồi và tính đơn nhất đối với vật rắn 
đàn−dẻo lý tưởng 

Định luật chảy kết hợp hay định luật trực giao đã được thảo luận trước 
đây đã được thiết lập một cách vững chắc trong lý thuyết toán của biến 
dạng dẻo kim loại. Sẽ được chứng tỏ trong phần sau đây rằng do điều 
kiện không hồi phục của biến dạng dẻo ngụ ý rằng công được tiêu tốn 
vào biến dạng dẻo trong một chu kỳ là dương, công dẻo dương dẫn đến 
tính lồi của bề mặt chảy và tính trực giao của chảy dẻo, và rằng điều 
kiện trực giao, hay định luật chảy kết hợp, đảm bảo tính duy nhất của 
lời giải của bài toán trị biên đàn−dẻo. Tính trực giao của chảy dẻo và 
tính lồi của bề mặt chảy là bản chất rất tổng quát đối với các vật liệu 
đàn−dẻo lý tưởng cũng như những vật liệu biến cứng. 

4.6.1. Tính lồi của bề mặt chảy và tính trực giao của chảy dẻo 

Bởi vì đặc tính không hồi phục của biến dạng dẻo, công được tiêu tốn 
vào biến dạng dẻo không thể được phục hồi. Điều này nghĩa là công của 
các ứng suất trong sự thay đổi của biến dạng dẻo là dương mỗi khi sự 
thay đổi biến dạng dẻo xảy ra. Trong chương này, ta sẽ nghiên cứu các 
hạn chế nào mà điều kiện không hồi phục này đặt chồng lên mối quan 
hệ ứng suất−biến dạng dẻo. 
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Hãy khảo sát thể tích vật liệu đơn vị trong đó có một trạng thái ứng 
suất đồng nhất ij

∗σ  ở trên hay ở trong bề mặt chảy (hình 4.6a). Giả sử 

một tác nhân bên ngoài làm tăng các ứng suất dọc theo lộ trình ABC 
nằm bên trong bề mặt cho đến khi σij nằm trên bề mặt chảy được đạt 
đến. Cho đến bây giờ chỉ có công đàn hồi đã xảy ra. Bây giờ giả sử rằng 
tác nhân bên ngoài giữ cho trạng thái ứng suất σij nằm trên bề mặt 
chảy trong thời gian ngắn. Chảy dẻo phải xảy ra, và chỉ có công chảy 
dẻo xảy ra suốt quá trình chảy dẻo. Tiếp theo tác nhân bên ngoài làm 
giảm σij và trở lại trạng thái ứng suất ij

∗σ  dọc theo đường đàn hồi DE. 

Do tất cả các thay đổi đàn hồi thuần túy là hồi phục hoàn toàn và độc 
lập với lộ trình từ ij

∗σ  đến σij và trở về ij
∗σ , tất cả năng lượng đàn được 

hồi phục. Công chảy dẻo được thực hiện bởi tác nhân bên ngoài trên chu 
kỳ đặt và cất tải là tích vô hướng của vector ứng suất σij − ij

∗σ  và vector 

gia số biến dạng dẻo p
ijdε . Sự yêu cầu công này là dương đối với biến 

dạng dẻo dẫn đến 

 Hình 4.6. Tính lồi của bề mặt chảy và tính trực giao của chảy dẻo. 

(a)

° ij
∗σ

A
B

C
σij

D E

O σij, p
ijdε

f(σij) = 0

p
ijdε

σij − ij
∗σ

p
ijdε  

p
ijdε hay p

ijε&

A
B

(c)(b) 

p
ijdεσij − ij

∗σ  

Không được phép

° 

°
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 ( ) p
ij ij ijd 0∗σ − σ ε ≥                 (4.41) 

Ý nghĩa hình học của biểu thức (4.41) được cho dưới dây. Nếu các tọa độ 
biến dạng dẻo được đặt chồng lên các tọa độ ứng suất, như hình 4.6, tích 
vô hướng dương đòi hỏi một góc nhọn giữa vector ứng suất σij − ij

∗σ  và 

vector gia số biến dạng dẻo p
ijdε . Do tất cả các vector ứng suất khả dĩ, σij 

− ij
∗σ , phải thỏa phương trình (4.41), điều này chắc chắn dẫn đến các hệ 

quả sau đây: 

(i) Tính lồi: Bề mặt chảy phải lồi. Nếu không lồi như được biểu thị trong 
hình 4.6b, các phương có thể của dσij bao trùm hơn 1800 đối với một 
vài mặt phẳng đi qua p

ijdε . Do đó, góc giữa σij − ij
∗σ  và p

ijdε  có thể lớn 

hơn 900. Tuy nhiên, phương trình (4.41) yêu cầu góc giữa chúng nhỏ 
hơn 900. Vì thế bề mặt phải lồi. 

(ii) Tính trực giao: Vector gia số biến dạng dẻo p
ijdε  phải vuông góc với 

bề mặt chảy ở một điểm trơn và nằm giữa các pháp tuyến kề nhau ở 
một góc. Như được biểu thị trong hình 4.6c, nếu bề mặt lồi và phẳng 
ở điểm A, p

ijdε  phải vuông góc với bề mặt để mà nó làm với tất cả 

các vector ứng suất khả dĩ σij − ij
∗σ  một góc vuông hay nhỏ hơn, và 

điều kiện (4.41) được thỏa. Nếu bề mặt có một góc tại điểm B, có vài 
sự tự do về phương của p

ijdε  nhưng vector này phải nằm giữa các 

pháp tuyến ở điểm kề với góc để cho phương trình (4.41) được thỏa. 

Đặc trưng không hồi phục của biến dạng dẻo đòi hỏi gia số công dẻo 
dương 

 p
p ij ij ij

ij

fdW d d 0∂
= σ ε = λσ ≥

∂σ
              (4.42) 

Vì tích vô hướng của vector bán kính σij trên bề mặt chảy và pháp tuyến 
ngoài của bề mặt chảy ∂f/∂σij không âm (hình 4.2), chúng phải hợp 
thành một góc nhọn đối với bề mặt lồi. Nhân tử dλ trong phương trình 
(4.6) được xem là có liên hệ với độ lớn của gia số công dẻo dWp, và hệ số 
dλ này phải luôn dương khi chảy dẻo xảy ra để đảm bảo bản chất không 
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hồi phục của biến dạng dẻo. Chú ý rằng hàm chảy là f = F − k; do đó, 
∂f/∂σij = ∂F/∂σij, và phương trình (4.42) có thể được rút gọn về 

 p ij
ij

FdW d d nF∂
= λσ = λ

∂σ
              (4.43) 

khi F là hàm đồng nhất bậc n theo các ứng suất, như đối với hầu hết các 
lý thuyết trong biến dạng dẻo kim loại. 

4.6.2. Tính đơn nhất của lời giải và điều kiện trực giao của chảy 
dẻo 

Tính đơn nhất của lời giải của bài toán trị biên đối với vật liệu đàn hồi 
đã được thảo luận trong mục 3.6.4. Trong mục này, chúng ta sẽ xem xét 
rằng yêu cầu tính đơn nhất cũng được thỏa đối với vật liệu đàn−dẻo lý 
tưởng nếu điều kiện trực giao được đặt chồng lên quan hệ ứng suất−biến 
dạng. 

Chúng ta hãy giả định rằng bài toán trị biên chứa hai lời giải: (a) (a)
ij ijd ,dσ ε  

vaø (b) (b)
ij ijd ,dσ ε , cả hai tương ứng với dTi trên AT, dui trên Au, và dFi trong 

V. Tiếp theo phương trình công ảo được áp dụng, giả sử ui liên tục ở 
khắp nơi trong V, 

 
T u

i i i i i i ij ijA A V V
dT dudA dT dudA dF dudV d d dV∗ ∗ ∗ ∗+ + = σ ε∫ ∫ ∫ ∫            (4.44) 

ở đây các đại lượng được đánh dấu ngôi sao được quan hệ thông qua sự 
cân bằng và các đại lượng không đánh dấu ngôi sao là tương thích. 
Không cần có quan hệ giữa hai tập hợp gia số. Do đó, hiệu giữa hai 
trạng thái giả định a và b có thể được thay vào phương trình (4.44) mặc 
dù (b) (a)

ij ijd dσ − σ  không cần và thường không gây ra (b) (a)
ij ijd dε − ε . Sự thay thế 

đưa đến 

 ( ) ( )(b) (a) (b) (a)
ij ij ij ijV

d d d d dV 0σ − σ ε − ε =∫              (4.45) 

bởi vì (a) (b)
i idT dT=  trên AT, (a) (b)

i idu du=  trênAu, và (a) (b)
i idF dF=  trong V. 

Bằng cách dùng sự biểu diễn hình học của mục trước, ta diễn đạt hiệu 
của hai gia số ứng suất ở một điểm đã cho của vật thể trong phương 
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trình (4.45) bởi (b) (a)
ij ij ijd d dΔ σ = σ − σ , hiệu của các gia số biến dạng đàn bởi 

e
ijdΔ ε , và hiệu của các gia số biến dạng dẻo bởi p

ijdΔ ε . Bây giờ hàm bị tích 

phân của tích vô hướng trong phương trình (4.45) phải triệt tiêu, nghĩa 
là, 

 ( )e p
ij ij ij ij ijdI d d d d d 0= Δ σ Δ ε = Δ σ Δ ε + Δ ε =              (4.46) 

Áp dụng quan hệ ứng suất−biến dạng vào phương trình (4.46), dI có thể 
được biểu diễn trong dạng bậc hai. Nếu ta có thể chứng tỏ rằng dI xác 
định dương, phương trình (4.46) sẽ dẫn đến Δdεij = 0 và Δdσij = 0, tính 
đơn nhất được thỏa. Nói cách khác, bất cứ quan hệ ứng suất−biến dạng 
gia số nó đảm bảo rằng hàm bị tích phân dI xác định dương sẽ thỏa điều 
kiện đơn nhất. 

Bây giờ e
ijdΔ ε  được quan hệ với Δdσij bởi định luật Hooke tổng quát, và 

tích vô hướng Δdσij
e
ijdΔ ε  xác định dương. Đối với tích vô hướng Δdσij

e
ijdΔ ε , 

ba trường hợp phải được khảo sát một cách riêng rẻ: 

Trường hợp 1. Cả hai lời giải cấu thành quá trình đặt tải ở điểm đang 
được xem xét. Trong trường hợp này, Δdσij phải nằm trên mặt phẳng 
tiếp tuyến với bề mặt chảy dẻo lý tưởng (hình 4.1b). Dễ thấy rằng nếu 
vector gia số biến dạng dẻo p

ijdε  vuông góc với bề mặt chảy, thì tích vô 

huôùng Δdσij
p
ijdΔ ε  sẽ không âm đối với tất cả các vector Δdσij chúng tiếp 

tuyến với bề mặt này. 

Trường hợp 2. Cả hai lời giải cấu thành quá trình cất tải. Trong trường 
hợp này, p

ijdΔ ε  = 0, kết quả là dI xác định dương do Δdσij
e
ijdΔ ε  xác định 

dương. 

Trường hợp 3. Một lời giải cấu thành quá trình đặt tải, lời giải khác cấu 
thành quá trình cất tải. Nếu ta lấy ( )b

ijdσ  như là đặt tải với ( )p b
ijdε  và ( )a

ijdσ  

như là cất tải với ( )p a
ijd 0ε = , tích vô hướng Δdσij

p
ijdΔ ε  có dạng 

 ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )b a p b b p b a p b
ij ij ij ij ij ij ijd d d d d d dσ − σ ε = σ ε − σ ε             (4.47) 
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Do ( )b
ijdσ  cấu thành quá trình đặt tải nên vector gia số ứng suất ( )b

ijdσ  

phải nằm trên mặt phẳng tiếp tuyến. Nếu vector gia số biến dạng dẻo 
( )p b
ijdε  theo hướng pháp tuyến ngoài của bề mặt chảy (hình 4.2), tích vô 

hướng ( )b
ijdσ ( )p b

ijdε , số hạng đầu tiên trên vế phải của phương trình (4.47), 

bằng không bởi vì ( )b
ijdσ  trực giao với ( )p b

ijdε . Vector gia số ứng suất khác 
( )a
ijdσ  phải hướng vào bên trong của bề mặt chảy bởi vì nó tạo thành quá 

trình cất tải (hình 4.1b). Nếu vector gia số biến dạng dẻo ( )p b
ijdε  vuông 

góc với bề mặt chảy lồi f, vector gia số ứng suất ( )a
ijdσ  sẽ luôn tạo thành 

góc tù với ( )p b
ijdε . Do đó, số hạng thứ hai trên vế phải của phương trình 

(4.47) sẽ một đại lượng không âm. Trong trường hợp đang khảo sát, thứ 
tự mà hai lời giải được thực hiện không ảnh hưởng đến dấu của tích vô 
hướng Δdσij

p
ijdΔ ε  bởi vì cả hai Δdσij và p

ijdΔ ε  thay đổi dấu khi thứ tự này 

bị đảo ngược. Do đó, ta có thể kết luận rằng định luật chảy kết hợp thỏa 
điều kiện đơn nhất. 

Nên chú ý ở đây rằng mặc dù số hạng dẻo trong phương trình (4.46), 
Δdσij

p
ijdΔ ε , có thể bằng không, số hạng đàn hồi, Δdσij

e
ijdΔ ε , luôn xác định 

dương trừ khi Δdσij = 0. Tính đơn nhất, trong ý nghĩa này, được thiết lập 
đối với trường hợp đàn−dẻo nhưng không được thiết lập đối với trường 
hợp cứng−dẻo nơi mà số hạng đàn bằng không ở mọi thời điểm. 

Bây giờ chúng ta có thể phát biểu rằng quan hệ đơn giản g = f có một ý 
nghĩa đặc biệt trong lý thuyết toán học của chảy dẻo. Hai hệ quả trực 
tiếp của điều này bây giờ đã rõ ràng. (1) Vector gia số biến dạng dẻo p

ijdε  

phải vuông góc với bề mặt chảy hoặc bề mặt đặt tải f(σij) = 0. Điều này 
bây giờ được biết như là điều kiện trực giao. (2) Loại các quan hệ ứng 
suất−biến dạng này dẫn đến tính đơn nhất của lời giải của bài toán trị 
biên. Như sẽ được thấy trong những tài liệu liên quan, quan hệ trực giao 
(4.6) cũng dẫn đến một cách khá trực tiếp sự thiết lập các định lý mạnh 
mẽ về phân tích giới hạn của chảy dẻo lý tưởng. 

Loại điều kiện trực giao này là một bản chất rất tổng quát. Trong 
chương 5, tài liệu sẽ chứng tỏ rằng quan hệ này cũng thích hợp đối với 
những vật liệu có biến cứng. Điều kiện trực giao được áp đặt lên định 
luật ứng suất−biến dạng dẻo có những hàm ý mạnh mẽ đối với tính đơn 
nhất của lời giải cho những vật thể biến cứng và chảy dẻo lý tưởng. Nó 
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cũng dẫn đến các sự hình thành của các nguyên lý biến phân và cực tiểu 
tuyệt đối. 

4.7. Bài toán đàn−dẻo đơn giản: sự giãn nở của hình trụ thành 
dày 

Trong mục này, ta sẽ đề cập một cách khá tường tận ứng xử của một kết 
cấu đơn giản được làm bằng vật liệu đàn−dẻo. Sự thảo luận này sẽ giúp 
chúng ta hiểu một số đặc tính cơ bản và nhữngkhái niệm hữu ích của 
biến dạng đàn dẻo của kết cấu. Thí dụ được lựa chọn để phân tích là 
một ống thành dày, với hai đầu được đóng kín, dưới tác động của áp suất 
bên trong. Ống có bán kính trong a và bán kính ngoài b (hình 4.7). Ta 
sẽ giả định rằng ống đủ dài để các ảnh hưởng của đầu mút không được 
cảm thấy là vùng cần được nghiên cứu. 

Đối với bài toán này, tốt nhất làm việc trong tọa độ trụ (r, θ, z); r là 
khoảng cách bán kính được đo vuông góc từ trục của ống, θ là tọa độ chu 
vi góc được đo từ mốc (chuẩn) tùy ý, và z là khoảng cách trục được đo từ 
một mặt phẳng mốc tùy ý song song với trục. 

4.7.1. Các phương trình cơ bản 

Chỉ có một phương trình cân bằng có giá trị là pương trình cân bằng 
theo hướng kính 

 

p

b
a

σr

σr + dσr

σθσθ

dr

Hình 4.7. Mặt cắt ngang của ống thành dày chịu áp suất trong. 
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 rrd 0
dr r

θσ − σσ
− =                (4.48) 

Các phương trình tương thích biểu diễn các mối quan hệ hình học giữa 
biến dạng và chuyển vị. Chuyển vị vẫn được giả sử nhỏ, và nếu u là 
chuyển vị hướng kính của điểm có bán kính ban đầu là r, 

 r
du
dr

ε =                  (4.49) 

và, bằng cách giả định biến dạng đối xứng, 

 r
u
r

ε =                  (4.50) 

Theo phương dọc trục, lúc này ta chỉ có thể phát biểu điều kiện “ống 
dài” đối với sự giãn dài của ống không uốn: 

 εz = constant = C               (4.51) 

Các quan hệ này đơn thuần là hình học, và do đó chúng có ảnh hưởng 
bất chấp biến dạng là dẻo hay đàn hồi. 

Vật liệu của ống được giả sử là đàn−dẻo lý tưởng. Trong miền đàn hồi, 
ứng xử của vật liệu được mô tả theo hai hằng số đàn hồi, Young’s 
modulus E và hệ số Poisson ν. Bởi vì r, θ, và z là, do đối xứng, những 
hướng chính, ta có thể viết các quan hệ cơ bản đàn hồi: 

 Eεr = σr − ν(σθ + σz) 

 Eεθ = σθ − ν(σr + σz)               (4.52) 

 Eεz = σz − ν(σr + σθ) 

Điều kiện chảy là của Tresca, và định luật chảy được kết hợp với nó 
bằng cách thức của điều kiện trực giao. 

Các điều kiện biên đặc biệt đơn giản: 

 σr = 0  tại r = b               (4.53) 
 σr = −p  tại r = a               (4.54) 
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ở đây p là áp lực bên trong. Cuối cùng, theo phương dọc trục, sự cân 
bằng toàn thể yêu cầu 

 b2
za

p a 2 rdrπ = πσ∫                (4.55) 

4.7.2. Lời giải đàn hồi 

Phân tích đàn hồi cho bài toán này thì không phức tạp. Trước tiên sử 
dụng phương trình (4.51) để khử σz khỏi phương trình (4.52). Rồi tiếp 
tục khử u khỏi các phương trình (4.49) và (4.50) để đưa đến quan hệ 
tương thích 

 ( )r
d r
dr θε = ε                 (4.56) 

Thay εr và εθ theo σθ, σr, và C [phương trình (4.51)], bằng cách dùng các 
quan hệ vừa thu được. Điều này dẫn đến phương trình vi phân tuyến 
tính bậc nhất theo σθ, σr, (dσr/dr) và (dσθ/dr), nhưng thực tế không chứa 
C. Khử σθ và dσθ/dr bằng cách dùng phương trình này và phương trình 
(4.48) để dẫn đến phương trình vi phân bậc hai theo σr. Giải phương 
trình này với các điều kiện (4.53) và (4.54) để có 

 
( )
( )
2 2 22 2

r 2 2 2 2 2

pa r bb bp 1 1
r a r b a

−⎛ ⎞ ⎛ ⎞
σ = − + − =⎜ ⎟ ⎜ ⎟

−⎝ ⎠ ⎝ ⎠
            (4.57) 

Thay thế vào phương trình (4.48) đưa đến 

 
( )
( )
2 2 22 2

2 2 2 2 2

pa r bb bp 1 1
r a r b aθ

+⎛ ⎞ ⎛ ⎞
σ = + − =⎜ ⎟ ⎜ ⎟

−⎝ ⎠ ⎝ ⎠
            (4.58) 

Để xác định ứng suất σz, ta dùng các kết quả này thay vào phương trình 
thứ ba của các phương trình (4.52) và chú ý phương trình (4.51).  Việc 
này sẽ tạo ra 

 ( ) ( )
2

z r 2 2

paEC 2 EC
b aθσ = ν σ + σ + = ν +

−
            (4.59) 

Thay thế σz vào phương trình (4.55) ta có 
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 εz = C = pa2(1 − 2ν)/[E(b2 − a2)] 

Nếu ta giả sử biến dạng phẳng, nghĩa là, εz = 0, thế thì 

 ν = 0,5    và σz = 0,5(σr + σθ)             (4.60) 

Phương trình (4.60) ngụ ý rằng, đối với bài toán này, để thỏa cả hai điều 
kiện εz = 0 và phương trình (4.55), ν phải lấy giá trị đặc biệt là 0,5. 

Chuyển vị hướng kính, u, thu được từ những phương trình (4.50) và quan 
hệ thứ hai của (4.52): 

 ( )
( )

( )
( )

2 2

22 2

1 a p 1 2 r bu r
1 rE b aθ

⎡ ⎤+ ν − ν
= ε = +⎢ ⎥

+ ν− ⎢ ⎥⎣ ⎦
             (4.61) 

Dĩ nhiên, sự phân bố ứng suất đàn hồi này chỉ áp dụng nếu p đủ nhỏ để 
điểm ứng suất (σr, σθ, σz) ở tất cả các bán kính ở bên trong thành ống 
nằm trong quỹ đạo chảy. 

Chú ý rằng, từ phương trình (4.60), σz luôn lấy giá trị là ứng suất chính 
thứ hai, nghĩa là, 

 σθ > σz > σr  

Do đó, điều kiện chảy của Tresca là 

 σθ − σr = σ0                 (4.62) 

ở đây σ0 là ứng suất chảy trong kéo đơn trục. Thay thế các phương trình 
(4.57) và (4.58) vào phương trình (4.62) dẫn đến 

 
2 2

r 02 2
b b2p 1
r aθ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
σ − σ = − = σ⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
             (4.63) 

Từ phương trình (4.63), ta thấy nếu áp suất được gia tăng một cách đều 
đặn, ứng suất chảy trước tiên sẽ đạt đến ở bề mặt trong, r = a. Do đó, 
dùng phương trình (4.63) với r = a, ta tìm thấy rằng áp suất để điểm 
chảy đầu tiên xảy ra được cho bởi 
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2

0
c 2

ap p 1
2 b
⎛ ⎞σ

= = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

               (4.64) 

Chú ý rằng áp suất đối với chảy dẻo đầu tiên tại r = a là một hàm của 
tỷ số b/a và không hàm của kích thước tuyệt đối của ống. 

4.7.3. Sự giãn nở đàn−dẻo 

Nếu áp suất được gia tăng trên giá trị cho chảy dẻo đầu tiên, vùng chảy 
dẻo mở rộng sẽ trải ra phía ngoài từ bề mặt bên trong. 

Để phân tích trạng thái một phần đàn, một phần dẻo này, giả sử rằng ở 
một số trạng thái trong sự giãn nở của ống, biên đàn−dẻo có bán kính c. 
với a ≤ c ≤ b, như được biểu diễn trong hình 4.8. Tại r = c, để σr = −q; 
nghĩa là, xem áp suất hướng kính q tại bán kính này. Vùng đàn hồi phía 
ngoài không thể phân biệt giữa áp suất q được gây ra bởi vùng chảy dẻo 
hoặc q được cung cấp bởi chất lỏng. Do đó, ta có thể thấy rằng do mặt 
ngoài không chịu tải, các phương trình mà ta đã thu được áp dụng trong 
miền đàn hồi với ký hiệu a được thay thế bởi c. Cụ thể, vì ứng suất phải 
ở tại điểm chảy tại r = c, phương trình (4.64) cho 

 
2

0
2
cq 1

2 b
⎛ ⎞σ

= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

                (4.65) 

 Hình 4.8. Vùng dẻo được chứa bên trong vùng đàn hồi. 

°

°

a

b

c

Vùng dẻo

Vùng đàn hồi
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Bây giờ bằng cách quay lại vùng dẻo, ta tìm thấy rằng chìa khóa cho 
trạng thái là điều kiện chảy (4.62). Thay thế (4.62) vào phương trình 
cân bằng (4.48), ta có thể tích phân trực tiếp để thu được 

 σr = σ0lnr + constant               (4.66) 

Hằng số được xác định từ điều kiện biên σr = −q tại r = c. Sau cùng, ta 
có 

 r 0
rq ln
c

σ = − + σ  

Thay thế (4.65) đối với q và sử dụng điều kiện chảy (4.62) sẽ mang lại 
các ứng suất trong vùng dẻo như 

 

2

r 0 2

2

0 2

r 1 cln 1
c 2 b

r 1 cln 1
c 2 bθ

⎡ ⎤⎛ ⎞
σ = σ − −⎢ ⎥⎜ ⎟

⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
⎡ ⎤⎛ ⎞

σ = σ + +⎢ ⎥⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

              (4.67) 

Bây giờ ta có thể dùng điều kiện biên σr = −p tại r = a để thu được 

 
2

0
0 02

c c cp q ln 1 ln
a 2 ab

⎛ ⎞σ
= + σ = − + σ⎜ ⎟

⎝ ⎠
             (4.68) 

Do đó, đối với giá trị bất kỳ của c giữa a và b, áp suất tương ứng có thể 
được tính toán và các ứng suất σθ và σr trong ống cũng có thể được xác 
định với mọi giá trị của c. Hình 4.9 chỉ ra những kết quả cho ống với b/a 
= 2 đối vớicác giá trị khác nhau của c/a. Chú ý rằng trong vùng dẻo các 
ứng suất xác định tĩnh, và, khi đã cho áp suất ở một biên thì áp suất ở 
một biên khác được xác định. Do đó, các phương trình trong vùng dẻo, 
ngoài tính đơn giản hơn những phương trình trong vùng đàn hồi, là loại 
khác. Thực tế phương trình cân bằng và điều kiện dẻo có thể được giải 
một cách trực tiếp mà không có sự tham khảo đến biến dạng−nghĩa là, 
trạng thái là xác định tĩnh−là kết quả của việc không bắt cặp ứng suất 
và biến dạng, nó sinh ra từ dạng không biến cứng đặc biệt của vật liệu 
chảy dẻo lý tưởng. 
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Hình 4.9. Các phân bố liên tục của các ứng suất pháp theo phương chu 
vi và hướng kính trong bài toán giãn nở đàn−dẻo của ống: b/a = 2. 
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4.7.4. Biến dạng đàn dẻo 

Cần chú ý rằng sự giãn nở hướng kính của vùng dẻo được điều khiển bởi 
biến dạng đàn hồi của vùng đàn bao quanh hoàn toàn vùng dẻo. Vùng 
đàn hồi có thể được xem như chịu đựng một áp suất q giống như phần 
dẻo bên trong của ống được làm đầy chất lỏng. Điều này dẫn đến mô 
hình biến dạng bên trong ống trong điều kiện đàn−dẻo là mô hình rất 
đơn giản−không có sự giãn dài dọc trục, và do vật liệu không nén trong 
cả hai miền đàn hồi và chảy dẻo, biến dạng có thể được biểu diễn một 
cách dễ dàng theo một thông số đơn giản. Một ký hiệu tiện lợi của biến 
dạng là sự mở rộng hướng kính của ống, ub, tại r = b. 

 
2

b 0u 3 c
b 4 E b

σ ⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

                (4.69) 

Sử dụng kết quả này vào phương trình (4.68) và sắp xếp lại, ta tìm được 

 b b

0 0 0

u u2p 4 E 4 E b1 ln 2ln
3 b 3 b a

⎛ ⎞
= − + +⎜ ⎟σ σ σ⎝ ⎠

             (4.70) 

Mối quan hệ giữa áp suất và sự mở rộng hướng kính này áp dụng với số 
liệu đã cho a ≤ c ≤ b, từ đó, dùng phương trình (4.69), ta thu được 

 
2

b
2

0

ua 4 E 1
3 bb

≤ ≤
σ

               (4.71) 

Khi ứng xử là đàn hồi hoàn toàn, phương trình tương ứng là 

 
2

b
2

0 0

u2p b 4 E1
3 ba

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= −⎜ ⎟ ⎜ ⎟σ σ⎝ ⎠⎝ ⎠

               (4.72) 

Khi biên đàn−dẻo đạt đến bề mặt ngoài, c = b, và phương trình (4.68) 
trở thành 

 c

0

2p b2ln
a

=
σ

                (4.73) 
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Áp suất “chảy dẻo hoàn toàn” pc = σ0ln(b/a) được duy trì nếu ống giãn nở 
thêm. Theo giả thiết đàn−dẻo lý tưởng, có khả năng các biến dạng lớn 
vô hạn xảy ra mà không cần vòng tròn đàn hồi bao quanh. 

Những kết quả này được vẽ đối với b/a = 2 như đường cong ORST trong 
hình 4.10. 

Sau cùng, có ba giai đoạn ứng xử đối với ống không ứng suất ban đầu với 
các đầu được bịt kín, được làm bằng vật liệu đàn−dẻo lý tưởng và chịu 
một áp suất bên trong gia tăng đều đặn: 

(i) Giai đoạn đàn hồi, trong đó tất cả vật liệu biến dạng trong miền đàn 
hồi. 

(ii) Giai đoạn đàn−dẻo trong đó vùng dẻo phía trong được chứa trong 
miền đàn hồi. Vùng dẻo mở rộng khi áp suất gia tăng, nhưng các sự 
thay đổi dạng−nó được điều khiển bởi vùng đàn hồi−có cùng kiểu 
như trong giai đoạn đàn hồi. 

(iii) Giai đọan chảy dẻo hoàn toàn trong đó, vùng đàn hồi phía ngoài đã 
biến mất, ống không bị ràng buộc để giãn nở bằng biến dạng dẻo và 
đạt đến những thay đổi hình dáng lớn hơn miền đàn hồi nhiều. 
Ngoại trừ các ảnh hưởng bậc hai, sự giãn nở dẻo xảy ra ở áp suất 
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Hình 4.10. Đường cong giãn nở−áp suất đàn−dẻo biểu thị ứng xử cất tải. 



Chương 4. Các mối quan hệ ứng suất−biến dạng 
đối với vật liệu chảy dẻo lý tưởng 

 31 

hằng được gọi là áp suất suy sụp dẻo. Ở áp suất này, ta dự đoán, 
ống sẽ phồng ra đáng kể, và có thể vỡ ra. 

4.7.5. Cất tải 

Bây giờ giả sử áp suất, đã được tăng lên đến miền đàn−dẻo, được giảm 
một cách đều đặn cho đến khi áp suất bằng lại zero. Điều gì xảy ra cho 
các ứng suất trong ống? 

 

 

Hình 4.11. Sự phân bố của ứng suất pháp theo phương chu 
vi, hướng kính, và dọc trục ở một giai đọan cụ thể trong 

giản nở đàn−dẻo của ống và sau khi bỏ áp suất. 

Khi gia tải
Sau khi cất tải



Lý thuyết dẻo kỹ thuật 

 32 

Vì sự rõ ràng, ta khảo sát một trường hợp cụ thể, b = 2a, với áp suất 
(được tác động vào ống không có ứng suất ban đầu) đã tăng đến giá trị 
tương ứng với c = 1,5a, nghĩa là, theo phương trình (4.68), p = σ0[7/32 + 
ln(1,5)] = 0,624σ0. Các phân bố của các ứng suất chính dưới những điều 
kiện này được biểu thị trong hình 4.11 (các đường cong đầy đủ). Khi áp 
suất bắt đầu giảm, dường như là vật liệu, nó đã ở ứng suất chảy, sẽ có 
“mức” ứng suất của nó bị giảm, và do đó sẽ lại trở vào miền đàn hồi 
ngay lập tức. Bởi vì bây giờ ta có biến dạng dẻo vĩnh cửu trong vùng 
chảy dẻo đã có trước đây, ta phải lưu ý các quan hệ đàn hồi (4.52) khi 
xem xét những thay đổi  của ứng suất và biến dạng. Khi tất cả vật liệu 
đang ứng xử đàn hồi, ta có thể sử dụng những kết quả từ (4.57) đến 
(4.59) để tính toán những thay đổi về σr, σθ, và σz đối với các gia số áp 
lực âm. Thí dụ, đối với sự cất bỏ áp suất hoàn toàn, ta phải trừ khỏi 
phân bố ứng suất đàn−dẻo trong hình 4.11 một phân bố ứng suất sẽ xảy 
ra ở cùng áp suất nếu vật liệu vẫn đàn hồi. Điều này được biểu thị trong 
hình 4.11 (những đường cong bị gãy). Dĩ nhiên, bây giờ ta phải kiểm tra 
rằng nơi nào vật liệu chịu tác động ứng suất mà không chảy dẻo. Điều 
này được tiến hành một cách dễ dàng trong trường hợp hiện tại vì−σz là 
ứng suất chính thứ hai−ta phải kiểm chứng rằng ⏐σθ − σr⏐ < σ0 ở mọi 
nơi; trong hình 4.11 điều này thì rõ ràng. 

Hình 4.12 biểu thị việc cung cấp dữ liệu vẽ các đường cong ứng suất 
trong mặt phẳng π. Do σz = (σr + σθ)/2 ở mọi nơi (điều này chứa đựng giả 
thiết rằng đây là trường hợp trong vùng dẻo của quá trình đặt tải đầu 
tiên), tất cả các điểm nằm trên đường thẳng đi qua gốc vuông góc với 
hình chiếu của trục σz. Các điểm A, B, và C tương ứng với các bán kính 
a, b, và c, khi p = 0,624σ0, và A’, B’, và C’ tương ứng với cùng các bán 
kính khi áp suất đã được cất bỏ. Rõ ràng là điều kiện chảy không bị vi 
phạm trong trạng thái cất tải. Bằng cách đặt tải để đưa ống vào miền 
chảy dẻo cục bộ và rồi cất tải, ta tạo ra sự phân bố ứng suất dư. 

Bây giờ nếu ta gia tăng lại áp suất, các điểm ứng suất trong hình 4.12 
sẽ vẽ lại các lộ trình cũ của chúng giữa A’, B’, C’ và A, B, C; chảy dẻo sẽ 
bắt đầu lại ở p = 0,624σ0, và ở các áp suất cao hơn ứng xử sẽ chính xác 
như thể là áp suất đã được gia tăng vượt qua điểm này ở lần đặt tải đầu 
tiên. Ứng xử áp suất−chuyển vị hướng kính dưới chương trình đặt tải 
này được biểu thị bởi đường cong ORSU trong hình 4.10; nó rất giống 
với ứng xử tải−giãn dài trong thí nghiệmkéo của vật liệu biến cứng. 
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4.7.6. “Sự lắng xuống” 

Một khía cạnh quan trọng khác của hiện tượng điều chỉnh sự phân bố 
ứng suất lại trong các kết cấu bằng chảy dẻo được giới hạn của vật liệu 
dẻo được thấy trong những cấu trúc mang các tải tác động lặp lại và lần 
lượt. Một mô hình phá hủy khả dĩ dưới những tình huống này là hỏng 
do mỏi chu kỳ thấp của phần kết cấu qua biến dạng dẻo chu kỳ. Điều gì 
có khuynh hướng xảy ra trong nhiều cấu trúc trong khi một số tác động 
đầu tiên của tải, kết cấu “làm hết sức của nó”, bằng cách thức chảy dẻo 
được giới hạn, để thiết lập các phân bố ứng suất dư nhằm cực tiểu hóa 
các biến dạng mỏi dẻo trong những chu kỳ tiếp sau. 

Để cung cấp một minh họa đơn giản về điều này, hãy khảo sát áp suất p 
= 0,624σ0 tác động lặp lại lên ống (b/a = 2). Giả sử ban đầu ống không 
có ứng suất, chảy dẻo sẽ đạt được ở p = 0,375σ0 [xem phương trình 
(4.64)]: do đó có thể nghĩ rằng−ít nhất, theo những người không quen 
thuộc với phân tích chảy dẻo−đây sẽ là giới hạn áp suất để tránh chảy 
dẻo lặp lại trong quá trình đặt tải áp suất lặp lại. Tuy nhiên, việc phân 
tích mà ta đã tiến hành chỉ ra rằng tác động đơn giản của p = 0,624σ0 
gây ra mẫu ứng suất dư nó cho phép kết cấu đáp ứng lại tác động áp 
suất lặp lại lên đến mức nàybởi tác động đàn hồi thuần. Chúng ta nói 
rằng kết cấu sẽ lắng xuống ứng xử đàn hồi đối với việc gây áp lực lặp 
lại giữa p = 0 và p = 0,624σ0; ta rút ra một sự giống nhau với ứng xử của 

Hình 4.12. Các đường cong ứng suất đối với ống chảy dẻo 
cục bộ khi đặt áp suất và sau kho cất bỏ áp suất 

σz

σr σθ

O
° °° ° °
A’ B’ C’ A
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miếng đệm được làm đầy bằng lông nó “lắng xuống” khi được ngồi lên 
lại. 

Hình 4.12 gợi ý rằng ống đang khảo sát của chúng ta sẽ lắng xuống đối 
với ngay cả các áp suất cao hơn: thực tế, có thể dễ dàng thấy được sự 
lắng xuống sẽ xảy ra đối với tất cả các áp suất lên đến áp suất phá hủy 
dẻo. Tuy nhiên kết quả này là, về một ý nghĩa nào đó, kết quả đặc biệt 
đối với những giá trị đủ nhỏ của b/a. Đối với các giá trị của tỷ số này 
lớn hơn khoảng 2,2, sự lắng xuống thì chỉ có thể đối với những áp suất 
thấp hơn áp suất phá hủy dẻo (bài tập 4.6). 

Cần nhận ra rằng thí dụ lắng xuống có trước là vô cùng đơn giản: một 
kết cấu đơn giản chịu chỉ một loại đặt tải với dấu không hề thay đổi. Rõ 
ràng, một sự bàn luận đầy đủ về việc lắng xuống nên chứa các hệ đặt 
tải độc lập phức tạp với khả năng thay đổi dấu. Tuy nhiên điều này vượt 
quá phạm vi của tài liệu này. 

Một ứng dụng thực tế của sự lắng xuống trong các ống dày là quá trình 
“autofrettage−sự đóng đai tự động”, nó đã được dùng trong nhiều năm 
trong việc chế tạo các nòng súng. Ta mong muốn nòng trong của nòng 
súng nên duy trì độ chính xác kích thước của nó trên việc gây áp lực lặp 
lại do cháy. Bằng cách bắt nòng súng chịu một áp suất quá mức trước 
khi việc việc gia công bề mặt cuối cùng được thực hiện, hệ ứng suất dư 
được thiết lập trong nòng đảm bảo rằng nòng trong không bao giờ đi 
vào miền chảy dẻo sau đó, dưới các điều kiện bình thường. 

4.8. Các mối quan hệ ứng suất−biến dạng gia số 

Trong phân tích đàn dẻo bằng phép tính gần đúng số, kỹ thuật thường 
dùng nhất là phương pháp gia số dùng độ cứng tiếp tuyến. Các phương 
trình cơ bản được cho trong các mục 4.2 đến 4.5 không thể được áp dụng 
một cách trực tiếp. Một mối quan hệ gia số giữa ứng suất và biến dạng 
được cần đến trong việc hình thành ma trận độ cứng tiếp tuyến. Những 
loại quan hệ cơ bản này được trình bày trong mục này. 

Như đã được bàn luận trước đây, ứng xử chảy dẻo lý tưởng đa trục đòi 
hỏi rằng vector gia số ứng suất tiếp tuyến với bề mặt chảy và gia số 
biến dạng dẻo vuông góc với bề mặt đặt tải. Theo khái niệm chảy dẻo lý 
tưởng, độ lớn của gia số biến dạng dẻo không thể được xác định một 
cách đơn nhất bởi các ứng suất hiện hành đã được cho σij và gia số ứng 
suất dσij. Tuy nhiên, đối với các ứng suất hiện hành đã được cho σij và 
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gia số biến dạng dẻo đã được cho dεp
ij thỏa định luật chảy, gia số ứng 

suất dσij có thể được xác định bởi điều kiện nhất quán nó đảm bảo rằng 
trạng thái ứng suất vẫn duy trì trên bề mặt chảy. 

4.8.1. Dạng tổng quát của quan hệ cơ bản 

Theo mục 4.1, gia số biến dạng tổng được giả sử là tổng của gia số biến 
dạng đàn hồi và gia số biến dạng dẻo [phương trình (4.4)]: 

 e p
ij ij ijd d dε = ε + ε                 (4.74) 

Gia số biến dạng đàn hồi có thể thu được từ định luật Hooke [xem các 
phương trình (3.89) và (3.96)]: 

 e
ij ijk kd D dε = σl l               (4.75a) 

hay 

 ije 1
ij ij

dsdId
9K 2G

ε = δ +              (4.75b) 

và gia số biến dạng dẻo được thu từ định luật chảy, phương trình (4.6). 
Thế rồi các quan hệ biến dạng−ứng suất đầy đủ đối với vật liệu đàn−dẻo 
lý tưởng được biểu diễn như 

 ij ijk k
ij

fd D d d ∂
ε = σ + λ

∂σl l
             (4.76a) 

hoặc 

 ij1
ij ij

ij

dsdI fd d
9K 2G

∂
ε = δ + + λ

∂σ
            (4.76b) 

ở đây dλ là hệ số (thừa số) chưa xác định với giá trị 

 
0 nơi f 0 hay f 0 nhưng df 0

d
0 nơi f 0 và df 0

= < = <⎧
λ ⎨> = =⎩

            (4.77) 
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Ta sẽ xác định dạng của hệ số dλ dưới đây. Việc này có thể được thực 
hiện bằng cách kết hợp các quan hệ ứng suất−biến dạng (4.76) với điều 
kiện nhất quán 

 ij
ij

fd d 0∂
λ = σ =

∂σ
               (4.78) 

nó đảm bảo rằng trạng thái ứng suất (σij + dσij) tồn tại sau khi sự thay 
đổi gia số dσij đã xảy ra vẫn thỏa tiêu chuẩn chảy f 

 f(σij + dσij) = f(σij) + df = f(σij)              (4.79) 

Giải phương trình (4.76) đối với dσij, hoặc dùng trực tiếp định luật Hooke 
[phương trình (3.72)], định luật chảy [phương trình (4.6)], và phương 
trình (4.74), ta có thể xác định tensor gia số ứng suất 

 ( )p
ij ijk k k ijk k ijk

k

fd C d d C d d C ∂
σ = ε − ε = ε − λ

∂σl l l l l l
l

            (4.80) 

Thay thế phương trình (4.80) vào phương trình (4.78) và giải đối với dλ 

 
ijk k

ij

rstu
rs tu

f C
d f fC

∂
∂ε

∂σ
λ =

∂ ∂
∂σ ∂ε

l l

               (4.81) 

Tất cả các chỉ số trong phương trình (4.81) là các chỉ số câm, biểu thị 
tính chất vô hướng của dλ. Do đó, nếu f được định nghĩa cho vật liệu 
quan tâm cụ thể và các gia số biến dạng dεij đã được quy định, hệ số dλ 
được xác định một cách đơn nhất. 

Phương trình (4.81) bây giờ được thay vào phương trình (4.80); thế thì 
quan hệ gia số ứng suất−biến dạng có thể được biểu diễn một cách rõ 
ràng dưới dạng sau 

 
ijmn pqk

mn pq
ij ijk k

rstu
rs tu

f fC C
d C df fC

∂ ∂⎡ ⎤
⎢ ⎥∂σ ∂σ⎢ ⎥σ = − ε

∂ ∂⎢ ⎥
⎢ ⎥∂σ ∂ε⎣ ⎦

l

l l
           (4.82a) 
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trong đó một số chỉ số câm đã được biến đổi một cách thích hợp. Tensor 
hệ số trong dấu ngoặc biểu diễn tensor các modulus tiếp tuyến đàn−dẻo 
đối với vật liệu đàn−dẻo lý tưởng: 

 
ijmn pqk

mn pqep
ijk ijk

rstu
rs tu

f fC C
C C f fC

∂ ∂
∂σ ∂σ

= −
∂ ∂
∂σ ∂ε

l

l l
           (4.82b) 

Phương trình (4.82) là sự hình thành quan hệ cơ sở tổng quát nhất đối 
với vật liệu đàn−dẻo lý tưởng. Ta thấy các gia số ứng suất có thể được 
xác định một cách đơn nhất bởi hàm chảy f(σij) và các gia số biến dạng 
dεij. Nói cách khác, nếu trạng thái ứng suất hiện hành σij được biết và 
các gia số biến dạng dεij đã quy định, các gia số ứng suất dσij tương ứng 
có thể được xác định từ phương trình (4.82). Tổng quát, nếu trạng thái 
ứng suất hiện hành được biết và các gia số ứng suất đã quy định, các gia 
số biến dạng tương ứng không thể được xác định một cách đơn nhất bởi 
vì các gia số biến dạng dẻo không thể được xác định chỉ dựa vào hệ số 
vô định dλ [xem phương trình (4.76)]. 

4.8.2. Quan hệ cơ bản dưới dạng các modulus đàn hồi E và ν 
hoặc G và K 

Bây giờ ta cần biểu diễn tensor đàn hồi, Cijkl, trong phương trình cơ bản 
một cách rõ ràng theo các modulus đàn hồi E và ν hoặc G và K. Ta thay 
phương trình (3.88) đối với Cijkl vào phương trình (4.81) để thu được biểu 
thức đối với hệ số dλ: 

 
ij kk ij

ij ij
2

rs
rs rs rs

f fd d
1 2

d
f f f

1 2

∂ ν ∂
ε + ε δ

∂σ − ν ∂σ
λ =

⎛ ⎞∂ ∂ ν ∂
+ δ⎜ ⎟∂σ ∂σ − ν ∂σ⎝ ⎠

           (4.83a) 

Chú ý rằng ν = 0,5(3K − 2G)/(3K + G). Do đó, biểu thức trên có thể được 
viết lại như 
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ij kk ij

ij ij
2

rs
rs rs rs

f 3K 2G fd d
6G

d
f f 3K 2G f

6G

∂ − ∂
ε + ε δ

∂σ ∂σ
λ =

⎛ ⎞∂ ∂ − ∂
+ δ⎜ ⎟∂σ ∂σ ∂σ⎝ ⎠

           (4.83b) 

Ngoài ra, ta có thể thay phương trình (3.88) đối với Cijkl vào phương 
trình (4.80) để thu được biểu thức đối với dσij theo E và ν như 

 
( ) ( )

( ) ( )

ij ij kk ij

mn ij
ij mn

E Ed d d
1 1 1 2

E f E fd
1 1 1 2

ν
σ = ε + ε δ −

+ ν + ν − ν

⎡ ⎤∂ ν ∂
− λ + δ δ⎢ ⎥

+ ν ∂σ + ν − ν ∂σ⎢ ⎥⎣ ⎦

         (4.84a) 

hoặc theo G và K như 

 ij ij kk ij mn ij
mn ij

2 f fd 2Gde Kd d K G 2G
3

⎡ ⎤∂ ∂⎛ ⎞σ = + ε δ − λ − δ δ +⎢ ⎥⎜ ⎟ ∂σ ∂σ⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦
  (4.84b) 

Đối với một số vật liệu, hàm chảy được biểu diễn tổng quát theo các bất 
biến ứng suất I1 và J2 dưới dạng 

 ( ) ( )ij 1 2f F I , J k 0σ = − =                (4.85) 

Nó dẫn đến 

 21

ij 1 ij ij2

JIf f f
I J

∂∂∂ ∂ ∂
= +

∂σ ∂ ∂σ ∂σ∂
              (4.86) 

hay 

 ij ij
ij 1 2 2

f f 1 f s
I 2 J J

∂ ∂ ∂
= δ +

∂σ ∂ ∂
              (4.87) 

Với biểu thức này,phương trình (4.84b) trở thành 
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 ij ij kk ij ij ij
1 2 2

f G fd 2Gde Kd d 3K s
I J J

⎛ ⎞∂ ∂
⎜ ⎟σ = + ε δ − λ δ +
⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

           (4.88) 

ở đây dλ có dạng 

 
( ) ( ) ( )

( ) ( )
kk 1 2 2 mn mn

22
1 2

3Kd f I G J f J s de
d

9K f I G f J

ε ∂ ∂ + ∂ ∂
λ =

∂ ∂ + ∂ ∂
           (4.89) 

Trong hai mục tiếp theo, ta sẽ bàn luận cách thức dùng những phương 
trình đối với những hàm chảy đặc trưng. 

4.9. Mô hình vật liệu Prandtl−Reuss (lý thuyết J2)  

Hầu hết những điểm đặc trưng cần thiết của lý thuyết dẻo gia số có thể 
được minh họa bởi dạng cơ bản nhất, F = F(J2). Dạng đơn giản nhất của 
F(J2) là 2J , bây giờ được biết như là tiêu chuẩn chảy von Mises. Các 

quan hệ ứng suất−biến dạng đàn−dẻo lý tưởng đã nhận được trên cơ sở 
của tiêu chuẩn chảy von Mises 

 2f J k 0= − =                 (4.90) 

và định luật chảy kết hợp của nó bây giờ được biết như là mô hình vật 
liệu Prandtl−Reuss. Mô hình này hầu như là mô hình được sử dụng rộng 
rãi nhất và có lẽ mô hình vật liệu đàn−dẻo lý tưởng đơn nhất. 

Để tìm ra các quan hệ ứng suất−biến dạng hoàn chỉnh của vật liệu 
Prandtl−Reuss, ta thay phương trình (4.90) đối với hàm chảy f vào 
phương trình (4.89) để nhận được dλ và rồi thay dλ vào các phương trình 
(4.76b) và (4.88) để thu được 

 ij 1 mn mn
ij ij ij2

ds dI s ded s
2G 9K 2k

ε = + δ +               (4.91) 

 mn mn
ij ij kk ij ij2

Gs ded 2Gde Kd s
k

σ = + ε δ −              (4.92) 

Khi những điều kiện để chảy dẻo xảy ra được thỏa, 
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 J2 = k2  và ij ij ij
ij

fdf d s ds 0∂
= σ = =
∂σ

            (4.93) 

Đại lượng smndemn trong số hạng thứ ba của các phương trình (4.91) và 
(4.92) được nhận ra như là suất của công do lệch (thay đổi hình dáng). 
Khai triển đại lượng này theo các gia số biến dạng dẻo và đàn hồi, ta 
nhận được 

 ( )e p
mn mn mn mn mns de s de de= +               (4.94) 

Khi ta chú ý đến 

 e mn
mn

dsde
2G

=                 (4.95) 

và sử dụng sự kiện 

 dJ2 = smndsmn = 0               (4.96) 

Phương trình (4.94) rút gọn thành 

 p
mn mn mn mns de s de=                (4.97) 

nó chỉ ra rằng suất của công lệch trong miền chảy dẻo thì chỉ do biến 
dạng dẻo. Hơn nữa, từ những phương trình (4.91) và (4.92) ta có 

 e1
kk kk

dId d
3K

ε = = ε                (4.98) 

nó ngụ ý rằng 

 p e
kk kk kkd d d 0ε = ε − ε =                (4.99) 

Sự thay đổi thể tích thuần là đàn hồi và không có sự thay đổi thể tích 
dẻo xảy ra đối với mô hình vật liệu Prandtl−Reuss. Suất biến dạng dẻo 
chỉ có một thành phần lệch, nó được định nghĩa bởi định luật chảy [xem 
phương trình (4.8)]: 

 p 2
ij ij

ij ij

Jfd d d d s∂∂
ε = λ = λ = λ

∂σ ∂σ
            (4.100) 
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Suất của công dẻo có thể nhận được một cách đơn giản: 

 p 2
p ij ij ij ij 2dW d d s 2d J 2d k= σ ε = λσ = λ = λ           (4.101) 

Từ kết quả này, ta xác định hệ số dλ 

 
p

p mn mn mn mn
2 2 2

dW s de s ded
2k 2k 2k

λ = = =            (4.102) 

Khi dλ = 0, các phương trình (4.91) và (4.92) biến đổi thành định luật 
Hooke dưới dạng vi phân. Do đại lượng dλ tỷ lệ với gia số smndemn, rõ 
ràng là các gia số biến dạng dεij trong phương trình (4.91) không được 
xác định một cách đơn nhất đối với trạng thái ứng suất σij đã cho; 
nhưng nếu các gia số biến dạng dεij và trạng thái ứng suất hiện hành σij 
được cung cấp, các gia số ứng suất tương ứng được xác định một cách duy 
nhất bởi phương trình (4.92). 

Sau cùng, các đặc trưng của vật liệu Prandtl−Reuss có thể được tóm tắt 
như sau: 

1. Các gia số biến dạng dẻo phụ thuộc vào các giá trị hiện hành của 
trạng thái ứng suất lệch, mà không phụ thuộc vào gia số ứng suất 
được yêu cầu để đạt đến trạng thái này. 

2. Các trục chính của tensor ứng suất và tensor gia số biến dạng dẻo 
trùng nhau. 

3. Sự thay đổi thể tích dẻo không thể xảy trong suốt quá trình chảy dẻo. 

4. Các tỷ số của các gia số biến dạng dẻo theo những hướng khác nhau 
được định rõ, nhưng các độ lớn thực của các gia số được xác định bởi 
dλ, nó được liên hệ với lượng gia số thực trong công biến dạng dẻo 
dWp. 

4.10. Mô hình vật liệu Drucker−Prager 

Tiêu chuẩn chảy Drucker−Prager f có dạng (xem mục 2.3.4) 

 2 1f J I k 0= + α − =              (4.117) 
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ở đây α và k là hai hằng số dương của vật liệu. Như đã được mô tả trong 
chương 2, bề mặt chảy, f = 0, trong không gian ứng suất chính là mặt 
nón tiết diện tròn với trục của nó nghiêng đều so với các trục tọa độ và 
đỉnh của nó trong phần tám kéo. 

Theo các phương trình (4.76) và (4.89), quan hệ ứng suất−biến dạng 
tương ứng với hàm chảy (4.117) là 

 ij ij1
ij ij ij

2

ds sdId d
2G 9K 2 J

⎛ ⎞
⎜ ⎟ε = + δ + λ + αδ
⎜ ⎟
⎝ ⎠

           (4.118) 

ở đây 

 
( )2 mn mn kk

2

G J s de 3K d
d

G 9K

+ α ε
λ =

+ α
           (4.119) 

Một đặc điểm rất quan trọng của phương trình (4.118) là suất giãn nở 
khối dẻo được cho bởi số hạng thứ ba ở vế phải của phương trình này là 

 p
kkd 3 dα = α λ               (4.120) 

Phương trình (4.120) chỉ ra rằng biến dạng dẻo phải được kèm theo sự 
gia tăng thể tích nếu α ≠ 0. Đặc tính này được xem như là sự giãn nở; 
nó là hệ quả của sự phụ thuộc của hàm chảy dẻo vào áp lực thủy tĩnh. 
Đối với sự mở rộng bề mặt chảy bất kỳ về hướng trục thủy tĩnh âm, sự 

ξ = 1
1 I
3

 

ρ = 22J

°

pb
ijdε = Giãn nở thể tích

pa
ijdε

p
ijdε

P

Hình 4.15. Sự giãn nở thể tích dẻo được liên kết với 
bề mặt chảy Drucker−Prager.
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giãn nở thể tích dẻo xảy ra lúc chảy dẻo với định luật chảy kết hợp.Điều 
này có lẽ thấy dễ hơn từ các luận cứ hình học. 

Các kinh tuyến của bề mặt chảy là những đường cong giao nhau giữa bề 
mặt chảy và mặt phẳng (mặt phẳng kinh tuyến) chứa trục thủy tĩnh; 
nghĩa là, θ = const trong hàm chảy tổng quát. Hình 4.15 chỉ ra một kinh 
tuyến điển hình của sự mở rộng bề mặt chảy Drucker−Prager theo 
hướng trục thủy tĩnh âm. Điều kiện pháp tuyến hoặc định luật chảy kết 
hợp đòi hỏi rằng vector gia số biến dạng dẻo dεp

ij vuông góc với bề mặt 
chảy ở điểm chảy thực P. Do đó, nó cũng vuông góc với kinh tuyến đi 
qua P. Vector dεp

ij bây giờ được phân tích thành các thành phần đứng và 
ngang pa

ijdε  và pb
ijdε  lần lượt song song với các trục ρ và ξ. Thành phần 

ngang pb
ijdε  biểu diễn sự thay đổi thể tích dẻo, nó luôn luôn dương khi bề 

mặt chảy mở rộng theo hướng trục thủy tĩnh âm (hình 4.15). Điều này 
hàm ý rằng chảy dẻo phải luôn được đi kèm sự gia tăng thể tích. 

Sự gia tăng biến dạng thể tích tổng e p
kk kk kkd d dε = ε + ε  có thể được xác định 

từ phương trình (4.118) và dλ từ (4.119). Từ phương trình (4.118), ta có 

 
( ) ( )2 mn mn 1 kk kk1

kk 2

G J d I d 3 3K ddId 3
3K G 9K

⎡ ⎤σ ε − ε + α ε⎣ ⎦ε = + α
+ α

      (4.121) 

Giải phương trình trên để tìm dεkk và dùng phương trình (4.117), ta thu 
được 

 ( )2 1 2
kk mn mn

J dI 3d G 9K d
3KGk k

α
ε = + α + + σ ε           (4.122) 

Thay hàm chảy (4.117) vào các phương trình (4.88) và (4.89), ta nhận 
được mối quan hệ sau đây cho tensor gia số ứng suất đối với vật liệu 
Drucker−Prager 

 ij ij kk ij ij ij
2

Gd 2Gde Kd d s 3K
J

⎛ ⎞
⎜ ⎟σ = + ε δ − λ + αδ
⎜ ⎟
⎝ ⎠

          (4.123) 

ở đây dλ được cho bởi phương trình (4.119). Phương trình (4.123) có thể 
được viết lại dưới dạng thích hợp hơn 
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 ep
ij ijmn mnd C dσ = ε               (4.124) 

nhằm sử dụng trực tiếp trong việc thiết lập phần tử hữu hạn, ở đây 

 ( )

ep
ijmn im jn ij mn

2 ij ij
mn mn2

2

2C 2G K G
3

G J s 3K G s 3K
G 9K J

⎛ ⎞= δ δ + − δ δ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

+ αδ ⎛ ⎞
⎜ ⎟− + αδ
⎜ ⎟+ α ⎝ ⎠

         (4.125) 

Tensor ep
ijmnC  là dạng riêng của tensor các modulus tiếp tuyến đàn−dẻp 

đối với mô hình vật liệu Drucker−Prager. Dạng tổng quát của ep
ijmnC  được 

cho bởi phương trình (4.82b). 

4.11. Vật liệu đẳng hướng tổng quát 

Các bề mặt chảy được xem xét trong những mục trước đây được định 
nghĩa chỉ theo các bất biến I1 và J2, và độc lập với bất biến J3, hay 
tương ứng góc θ. Tuy nhiên,  đối với vật liệu đẳng hướng tổng quát, bề 
mặt chảy là một hàm của I1, J2, và J3, được biểu diễn bởi 

 f(I1, J2, J3) = 0              (4.139) 

Độ dốc (gradient) trong trường hợp này có thể được viết như 

 31 2

ij 1 ij 2 ij 3 ij

JI Jf f f f
I J J

∂∂ ∂∂ ∂ ∂ ∂
= + +

∂σ ∂ ∂σ ∂ ∂σ ∂ ∂σ
         (4.140a) 

hoặc 

 0 ij 1 ij 2 ij
ij

f B B s B t∂
= δ + +

∂σ
           (4.140b) 

ở đây B0, B1, và B2 tương ứng ký hiệu các đạo hàm riêng ∂f/∂I1, ∂f/∂J2 
∂f/∂J3, và δij là ký hiệu Kronecker, sij là tensor ứng suất lệch, và tij là độ 
lệch của bình phương của lệch ứng suất sij: 

 3
ij ik kj 2 ij

ij

J 2t s s J
3

∂
= = − δ
∂σ

             (4.141) 
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Thực tế, các tiêu chuẩn chảy dẻo của Tresca và Mohr−Coulomb được 
dùng thông dụng nhất thuộc loại này. Như một minh họa, ta xem lại 
phương trình (2.180), nó là một biểu thức dạng khác củ tiêu chuẩn 
Mohr−Coulomb: 

   ( ) 2
ij 1 2

J1f I sin J sin cos ccos 0
3 3 33

π π⎛ ⎞ ⎛ ⎞σ = φ + θ + + θ + − φ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

  (4.142) 

và chú ý rằng 

 3
3 2
2

J3 3cos3
2 J

θ =              (4.143) 

Do đó, ta có 

 

3
5 2

2 22

3 2
3 32

J3 3 cot3
J 4sin3 2JJ

3 1 cot3
J 2sin3 3JJ

∂θ θ
= =

∂ θ

∂θ θ
= − = −

∂ θ

            (4.144) 

Lấy đạo hàm riêng của phương trình (4.142) theo I1, J2, và J3, ta thu 
được 

 

( )

( ) ( )

0
1

1
2 2

2
3 2

f sinB
I 3

sin 3fB 1 cot cot3
J 32 J

sin cot cot3
33

sin 3 sin 3 cos 3fB
J 2J sin3

∂ φ
= =
∂

⎧θ + π ⎡ ⎤∂ π⎛ ⎞⎪= = + θ + θ⎨⎢ ⎥⎜ ⎟∂ ⎝ ⎠⎪⎣ ⎦⎩

⎫⎡ ⎤φ π⎛ ⎞ ⎪+ θ + − θ ⎬⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎪⎣ ⎦⎭

θ + π φ − θ + π∂
= =
∂ θ

          (4.145) 

Từ phương trình (4.140), ta có thể thấy rằng chỉ những hằng số Bi cần 
được định nghĩa bởi bề mặt chảy. Nói cách khác, chỉ ba đại lượng này 
phải được biến đổi giữa bề mặt chảy này đến bề mặt chảy khác. Những 
hằng số Bi được cho trong bảng 4.1 đối với bốn hàm chảy được khảo sát 
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trong mục này. Những hàm chảy khác có thể được biểu diễn mộ cách dễ 
dàng trong cùng dạng. 

Bảng 4.1. Các hằng số Bi được xác định bởi các bề mặt chảy khác nhau. 

Hàm 
chảy 

B0 B1 B2 

von Mises 

(2.143) 

Tresca 

(2.138) 

Mohr-
Coulomb 

(2.180) 

Drucker-
Prager 

(2.185) 

0 

 

0 

 

sin 3φ  

 

 
α 

1 

2

sin
3 1 cot cot3

3J

⎡ ⎤π⎛ ⎞θ +⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎡ ⎤π⎛ ⎞⎝ ⎠⎢ ⎥ + θ + θ⎢ ⎥⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎝ ⎠⎣ ⎦
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

2

sin
3 1 cot cot3

32 J

sin cot cot3 3
3

⎡ ⎤π⎛ ⎞θ +⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎧⎡ ⎤π⎛ ⎞⎪⎝ ⎠⎢ ⎥ + θ + θ⎨⎢ ⎥⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎝ ⎠⎪⎣ ⎦⎩
⎢ ⎥⎣ ⎦

⎫⎡ ⎤π ⎪⎛ ⎞+ φ θ + − θ ⎬⎜ ⎟⎢ ⎥
⎝ ⎠ ⎪⎣ ⎦ ⎭

 

( )21 2 J  

0 

2

3 cos
3

J sin3

⎡ ⎤π⎛ ⎞− θ +⎜ ⎟⎢ ⎥
⎝ ⎠⎢ ⎥
θ⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦

 

2

sin sin 3cos
3 3
2J sin3

⎡ ⎤π π⎛ ⎞ ⎛ ⎞θ + φ − θ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎢ ⎥

θ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

 

0 

Trong các ứng dụng phần tử hữu hạn, quan hệ cơ bản của vật liệu được 
phản ánh bởi ma trận độ cứng vật liệu ep

ijkC l
, nó được dùng trong việc 

hình thành độ cứng tiếp tuyến. Ma trận độ cứng này liên hệ gia số biến 
dạng với gia số ứng suất được cho bởi phương trình (4.82a): 

 ep
ij ijk kd C dσ = εl l               (4.146) 

Để thu được dạng tổng quát của tensor ep
ijkC l

, ta viết lại phương trình 

(4.82b) như 

 ep p
ijk ijk ijkC C C= +l l l              (4.147) 

trong đó Cijkl là tensor đàn hồi được cho bởi phương trình (3.88) như 
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( ) ( )ijk ij k ik j i jk
E 2C

2 1 1 2
⎡ ⎤ν

= δ δ + δ δ + δ δ⎢ ⎥
+ ν − ν⎢ ⎥⎣ ⎦

l l l l           (4.148) 

trong khi p
ijkC l

 là tensor dẻo được biểu diễn như 

 p ih k
ijk

H HC
h

= − l
l

              (4.149) 

ở đây 

 rstu
rs tu

f fh C∂ ∂
=
∂σ ∂σ

             (4.150) 

và 

 ij ijmn
mn

fH C ∂
=

∂σ
              (4.151) 

Thay các phương trình (4.148) đối với Cijkl và (4.140) đối với ∂f/∂σij vào 
các phương trình (4.150) và (4.151), sau phép đạo hàm dài dòng nhưng 
không phức tạp (xem bài tập 4.13), ta đạt đến các biểu thức sau đây cho 
h và Hij theo các hằng số đàn hồi G và ν và các hệ số B0, B1, và B2: 

 2 2 2 2
0 1 2 2 2 1 2 3
1 2h 2G 3B 2B J B J 6BB J
1 2 3
+ ν⎛ ⎞= + + +⎜ ⎟− ν⎝ ⎠

          (4.152) 

 ij 0 ij 1 ij 2 ij
1H 2G B B s B t
1 2
+ ν⎛ ⎞= δ + +⎜ ⎟− ν⎝ ⎠

           (4.153) 

Nếu tensor gia số ứng suất dσij và tensor gia số biến dạng dεij được biểu 
diễn rõ ràng theo dạng vector như 

 {dσij} = { dσx, dσy, dσz, dτyz, dτzx, dτxy} 

 {dεij} = { dεx, dεy, dεz, dγyz, dγzx, dγxy}           (4.154) 

ở đây dγxy = 2 dεxy, … là các biến dạng trượt kỹ thuật, vector tương ứng 
đối với tensor Hij có dạng 



Lý thuyết dẻo kỹ thuật 

 48 

 [Hij] = { Hx, Hy, Hz, Hyz, Hzx, Hxy}           (4.155) 

ở đây 

 2 2 2
x 0 1 x 2 x xy xz 2

1 2H 2G B B s B s s s J ,
1 2 3

⎡ ⎤+ ν ⎛ ⎞= + + + + −⎢ ⎥⎜ ⎟− ν ⎝ ⎠⎣ ⎦
L  

và 

 Hyz = 2G[B1syz + B2(sxysxz + sysyz + syzsz)], … 

Do đó, tensor ep
ijkC l

 có thể được biểu diễn trong dạng ma trận như 

 [Cep] = [C] + [Cp]              (4.156) 

ở đây 

 [ ]

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

4 2 2
3 3 3
2 4 2
3 3 3
2 2 4
3 3 3

K G K G K G 0 0 0

K G K G K G 0 0 0

K G K G K G 0 0 0C
0 0 0 G 0 0
0 0 0 0 G 0
0 0 0 0 0 G

⎡ ⎤+ − −
⎢ ⎥

− + −⎢ ⎥
⎢ ⎥

− − +⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

         (4.157) 

và 

    

2
x x y x z x yz x zx x xy

2
y y z y yz y zx y xy

2
z z yz z zx z xyp

2
yz yz zx yz xy

2
zx zx xy

2
xy

H H H H H H H H H H H
H H H H H H H H H

H H H H H H H1C
h H H H H H
sym H H H

H

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎡ ⎤ = −⎣ ⎦ ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

     (4.157) 
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Bài tập 

4.1. Một bình áp lực thành mỏng tròn dài chịu áp lực bên trong p và bị 
chảy dẻo. Tìm hệ số của các gia số biến dạng dẻo theo ba hướng 
chính theo phương trình Prandtl−Reuss. 

4.2. Một ống thành mỏng chịu kéo dọc trục hằng và xoắn thay đổi. Ứng 
suất pháp hướng trục là σz = 0,5σ0. Theo tiêu chuẩn von Mises, hãy 
tìm độ lớn của ứng suất tiếp τ để ống bắt đầu chảy dẻo. Hãy xác 
định hệ số của các gia số biến dạng dẻo p

ijdε  khi ống được chảy dẻo. 

4.3. Một phân tố vật liệu chịu ba quá trình đặt tải tỷ lệ. Các hệ số của 
các ứng suất chính đối với ba trường hợp gia tải được cho như (1) 
(2σ, σ, 0); (2) (σ, σ, 0); (3) (0, −σ, −σ). Theo 

(a) Tieâu chuaàn von Mises: J2 = k2; 
(b) Tieâu chuaàn Tresca: τmax = (σmax − σmin)/2 = k; 
(c) Tiêu chuẩn Drucker−Prager: 1 2I J kα + = ; 

(d) Tiêu chuẩn Mohr−Coulomb: (mσmax − σmin)/2 = k, 
hãy tìm độ lớn của σ đối với mỗi trường hợp đặt tải để vật liệu bắt 
đầu chảy dẻo. Hãy tìm vector gia số biến dạng dẻo chính ( )p p p

1 2 3d ,d ,dε ε ε  

trong quá trình chảy dẻo dựa trên định luật chảy kết hợp. 

4.4. Hãy chứng tỏ rằng gia số biến dạng dẻo ở đỉnh hình chóp lục giác 
Mohr−Coulomb có thể được biểu diễn như 

 
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

p
1 1 2 4 5
p
2 5 6 2 3
p
3 3 4 1 6

d d d m d d
d d d m d d
d d d m d d

ε = λ + λ − λ + λ
ε = λ + λ − λ + λ
ε = λ + λ − λ + λ

 

 Hãy chứng tỏ rằng các phương trình (4.34) và (4.36) vẫn đúng trong 
trường hợp này (xem hình 4.5). 

4.5. Bề mặt chảy được Mohr−Coulomb hiệu chỉnh là bề mặt 
Mohr−Coulomb mσmax − σmin = f’c được kết hợp với mặt phẳng giới 
hạn kéo σmax = f’t. 
Bề mặt chảy này gồm chín mặt phẳng, chín cạnh, và bảy đỉnh. Hãy 
phân tích gia số biến dạng dẻo ở các mặt phẳng giới hạn và các 
cạnh và các đỉnh có liên quan. Hãy chứng tỏ rằng  

(a) Các gia số biến dạng dẻo thỏa 
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p
t
p
c

d m
d
ε

>
ε

∑
∑

 

(b) Gia số công dẻo có thể được biểu diễn bởi 
 ( )p p p

p c c t t cdW f d f d m d′ ′= ε + ε − ε∑ ∑ ∑  

4.6. Một ống dày đầu tiên được đặt tải đến miền đàn−dẻo với áp suất 
bên trong p, pe ≤ p ≤ pc, và rồi được cất tải hoàn toàn. 

(a) Hãy tìm các ứng suất dư. 
(b) Hãy xác định áp suất cao nhất để vật liệu của ống sẽ không chảy 

dẻo lại khi cất tải. 
(c) Hãy chứng tỏ rằng nếu tỷ số của bán kính ngoài và bán kính trong 

của ống, b/a, nhỏ hơn 2,2; vật liệu sẽ lắng xuống ứng xử đàn hồi đối 
với việc tạo áp lực giữa p = 0 và p = pc. 

4.7. Một ống dày làm bằng vật liệu chảy dẻo lý tưởng chịu đựng áp suất 
bên trong chảy dẻo hoàn toàn được cho bởi phương trình (4.73). 
Hãy khảo sát bề mặt chảy Tresca của các điểm ứng suất đối với 
những bán kính khác nhau, áp dụng tính pháp tuyến để thu được 
thông tin về biến dạng dẻo dương, và kiểm chứng rằng biến dạng 
dẻo như thế tương thích với mô hình phá hủy của ống. 

4.8. Một ống composite bao gồm n ống được làm cùng vật liệu lồng lên 
nhau. Bán kính trong và ngoài của n ống tương ứng là (ri, r1), (r1, 
r2), …, (rn−1, re). Ống composite chịu áp suất bên trong p. Vật liệu 
tuân theo tiêu chuẩn chảy Tresca. Giả sử rằng chảy dẻo xảy ra một 
cách đồng thời ở những mặt trong của mỗi ống. Hãy chứng tỏ rằng  

(a) Áp suất bên trong đối với chảy dẻo đầu tiên được cho bởi 

 
22 2

0 i 1 n 1

1 2 e

r r rp n
2 r r r

−
⎧ ⎫⎡ ⎤⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞σ ⎪ ⎪⎢ ⎥= − + + +⎨ ⎬⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎪ ⎪⎣ ⎦⎩ ⎭
L  

trong đó σ0 là ứng suất chảy trong kéo đơn trục. 
(b) Nếu tỷ số của các bán kính ngoài và trong của mỗi ống là 

 
1n

ek

k 1 i

rr
r r−

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 k = 1, 2, …, n;  r0 = ri, rn = re  

áp lực p lấy giá trị cực đại đối với chảy dẻo đầu tiên, và 

 ( )
2 n

0 i
e max

e

n rp 1
2 r

⎡ ⎤⎛ ⎞σ ⎢ ⎥= − ⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 

(c) Áp suất chảy dẻo hoàn toàn p được cho bởi 
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pc = σ0ln(re/ri) 

4.9. Cho hình cầu rỗng có bán kính trong a và bán kính ngoài b. Hãy 
phân tích ứng xử của hình cầu dưới áp suất bên trong. 

(a) Hãy tìm các ứng suất và chuyển vị đàn hồi. Hãy xác định áp suất 
cực đại pe để lời giải đàn hồi này đúng. 

(b) Hãy tìm lời giải đàn−dẻo và áp suất cực đại pe để lời giải này này 
đúng. 

(c) Nếu vật liệu được giả thiết không nén trong cả miền đàn hồi và 
chảy dẻo, những trường hợp đơn giản hóa nào sẽ xảy ra? 

(d) Hãy tìm các ứng suất dư sau quá trình cất tải hoàn toàn và xác 
định áp suất cao nhất để sự lắng xuống xảy ra. 

(e) Hãy tìm các ứng suất và các suất biến dạng đối với chảy dẻo không 
kiềm chế. 

4.10. Trong thí nghiệm kéo/xoắn kết hợp ống thành mỏng tiết diện 
tròn, gọi σ và ε tương ứng là ứng suất pháp và biến dạng dài theo 
phương dọc trục, τ và γ tương ứng là ứng suất tiếp và biến dạng 
trượt. Giả sử rằng ống được làm bằng vật liệu Prandtl−Reuss với ν 
= 0,5. Hãy tính các ứng suất σ và τ tương ứng với trạng thái biến 
dạng (ε, γ) = (σY/E, σY/ 3G) đối với ba lộ trình đặt tải sau đây 
(hình P4.10): 

(a) Biến dạng dài dọc trục ε đầu tiên được tăng lên giá trị chảy dẻo ε 
= σY/E, rồi được giữ không đổi, trong khi biến dạng trượt được tăng 
lên đến giá trị cuối cùng của nó γ = σY/ 3G. 

(b) Nghịch đảo lộ trình đặt tải trên: biến dạng trượt đầu tiên được 
tăng lên đến giá trị cuối cùng của nó γ = σY/ 3G, rồi được giữ hằng 
số, trong khi biến dạng dài dọc trục ε được tăng lên giá trị cuối 
cùng của nó σY/E. 

 Hình P4.10.
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(c) Cả hai biến dạng ε và γ được gia tăng một cách tỷ lệ với tỷ số ε/γ = 
3G/E = 1/ 3 , cho đến khi giá trị cuối cùng của chúng đạt đến. 

Gợi ý: Chú ý rằng σmndemn = σmndεmn, do đó dλ có thể thu được theo k, 
σ, dε, τ và dγ. Do điều kiện không nén, các phương trình (4.91) hoặc 
(4.92) sẽ dẫn đến một nhóm các phương trình vi phân liên hệ với σ(ε, 
γ) và τ(ε, γ). Hãy cho dε = 0 hay dγ = 0; các phương trình vi phân có 
thể được tích phân đối với các trường hợp (a) và (b). 

4.11. Hãy khảo sát ứng xử của vật liệu Prandtl−Reuss và Drucker− 
Prager dưới điều kiện ứng suất phẳng được định nghĩa bởi σij = [σ1, 
0, σ3]. So sánh các kết quả. 

4.12. Hãy chứng minh các phương trình (4.145). 

4.13. Hãy chứng minh các phương trình (4.152) và (4.153). 

4.14. Một ống bê tông thành dày dài không đáy (σ2 = 0) chịu áp suất 
bên trong p. Các bán kính bên trong và ngoài tương ứng là a và b. 
Giả sử vật liệu bê tông tuân theo tiêu chuẩn Rankine với độ bền 
kéo đơn trục f’t. 

(a) Hãy xác định áp suất bên trong giới hạn đàn hồi. 
(b) Hãy xác định mối quan hệ giữa biên đàn−dẻo r = c và áp suất bên 

trong p đối với p > pc. 
(c) Hãy xác định áp suất bên trong giới hạn dẻo. 
(d) Đối với trường hợp b/a = 2, hãy vẽ các đường cong σr và σθ theo r 

đối với biên đàn−dẻo tương ứng ở c = a, c = (a + b)/2, và c = b. 

4.15. Một lỗ hình trụ đứng dài với bán kính trong a trong nửa không 
gian của đá chịu áp suất bên trong p như được biểu diễn trong hình 
P4.15. Giả sử rằng vật liệu đá tuân theo tiêu chuẩn Rankine, với 
độ bền kéo đơn trục f’t. Hãy xác định mối quan hệ giữa bán kímh 
của vùng dẻo với áp suất bên trong. 

4.16. Giải lại bài tập 4.15 bằng cách dùng tiêu chuẩn chảy Tresca. 
Chứng tỏ rằng mối quan hệ giữa bán kímh của vùng dẻo với áp 
suất bên trong có thể thu được bằng cách cho b → ∞ trong phương 
trình (4.68). 



Chương 4. Các mối quan hệ ứng suất−biến dạng 
đối với vật liệu chảy dẻo lý tưởng 

 53 

 

4.17. Giả sử rằng vật liệu bê tông tuân theo tiêu chuẩn Mohr−Coulomb, 
giải lại bài tập 4.14. Các độ bền kéo và nén đơn trục của vật liệu 
tương ứng là f’t và f’c. Hãy vẽ các đường cong σr và σθ theo r bằng 
cách dùng f’c/f’t = 10. 

4.18. Giải lại bài tập 4.15 bằng cách dùng tiêu chuẩn Mohr−Coulomb. 
Giả sử các độ bền kéo và nén đơn trục của đá tương ứng là f’t và f’c. 

4.19. Chú ý rằng tiêu chuẩn Tresca và Rankine là những trường hợp đặc 
biệt của tiêu chuẩn Mohr−Coulomb, hãy chứng tỏ rằng  

(a) Các lời giải đàn−dẻo của ống trụ thành dày được mô tả trong mục 
4.7 và bài tập 4.14 là những trường hợp đặc biệt của lời giải bài 
tập 4.17. 

4.20. Hãy tìm biểu thức hệ số vô hướng dλ đối với vật liệu đàn−dẻo lý 
tưởng tổng quát bằng cách dùng định luật chảy kết hợp 

 p
ij

ij

fd d ∂
ε = λ

∂σ
 

Hình P4.15
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 ở đây f = f(σij) là hàm chảy. Giả sử rằng ứng xử đàn hồi của vật 
liệu là tuyến tính và đẳng hướng, hãy biểu diễn hệ số vô hướng dλ 
theo hai hằng số đàn hồi K và G. 

4.21. Hãy viết chương trình để tính ma trận cứng vật liệu [Cep] của 
phương trình (4.156) đối với bốn hàm chảy được cho trong bảng 
4.1. 


